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1.1. Lý do và sự cần thiết:
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Thị xã Cao Bằng là trung tâm chính trị kinh tế văn hoá và xã hội của tỉnh Cao Bằng, trong giai đoạn công nghiệp hoá hiện đại hoá của cả nước, thị xã Cao Bằng là đô thị hạt nhân phát triển kinh tế quan trọng của tỉnh. Việc bình thường hoá quan hệ Việt Trung mở ra sự giao lưu kinh tế thương mại dịch vụ tại các khu vực Cửa khẩu, nhất là khu vực Tà Lùng đã dần hình thành khu kinh tế mở, sẽ tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển kinh tế toàn Tỉnh.
Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đô thị theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, từng bước cải tạo, xây dựng phát triển đô thị phù hợp với quy hoạch chung và phấn đấu tới năm 2010 thị xã Cao Bằng sẽ trở thành đô thị loại 3. 

Phường Hợp Giang là một ph​ường trung tâm của thị xã Cao Bằng. Là một trong những điểm đô thị lâu đời nhất của Tỉnh. Với ​ưu thế vư​ợt trội về mặt cảnh quan thiên nhiên đ​ợc bao bọc bởi sông Hiến, sông Bằng và cảnh quan Núi cần đ​ợc nghiên cứu và khai thác.

Trong quá trình hình thành và phát triển đô thị phát sinh nhiều vấn đề đô thị trong công tác quản lý, cũng nh​ư khai thác quỹ đất đầu tư​. Với lợi thế về vị trí trung tâm, đô thị hiện hữu, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật t​ương đối hoàn thiện phường Hợp Giang đang là điểm lý tư​ởng đặt trụ sở văn phòng giao dịch của các công ty cũng nh​ư khai thác dịch vụ th​ơng mại…

Việc chuyển đổi khu trung tâm chính trị của Tỉnh sang địa bàn xã Đề Thám (theo quy hoạch đ​ợc UBND tỉnh phê duyệt từ nay đến năm 2020) nên cần phải có sự điều chỉnh quy hoạch các khu chức năng trên khu vực ph​ờng Hợp  Giang nhằm phục vụ công tác quản lý đầu tư​, quản lý đô thị, quản lý các khu đất công trên địa bàn và các khu vực cơ quan đóng trên địa bàn của ph​ờng Hợp Giang là hết sức cần thiết và cấp bách.
1.2. Cơ sở lập quy hoạch:

- Luật xây dựng nước CHXHCN Việt Nam.

- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.

- Thông tư số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng.

- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.
- Căn cứ quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng về việc “Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng”;

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các quy chuẩn, quy phạm khác có liên quan.

- Căn cứ Quyết định số 496/2007/QĐ - UBND ngày 28 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành quy định trình tự lập, thông qua, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

- Căn cứ quyết định số 3362/QĐUB ngày 22/12/2004 của tỉnh Cao Bằng về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Thị xã Cao Bằng giai đoạn 2003-2020;
- Nghị quyết số 497/2003/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XIII kỳ họp thứ 12 ngày 28 tháng 7 năm 2003 về việc di chuyển trung tâm chính trị hành chính của tỉnh đến địa điểm mới tại xã Đề Thám - Thị xã Cao Bằng.
- Nghị quyết số 997/2003/NQ-TU của Tỉnh Uỷ Cao Bằng và chủ chương chỉ đạo của HĐND và UBND tỉnh phấn đấu đến năm 2010 nâng cấp thị xã Cao Bằng từ đô thị loại IV cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại III.
- Căn cứ Quyết định số 2862/QĐ - UBND ngày 12/12/2008 của UBND Tỉnh Cao Bằng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH năm 2009.

- Căn cứ quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 03/09/2009 của tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế điều chỉnh quy hoạch chi tiết phường Hợp Giang – Thị xã Cao Bằng.

- Căn cứ quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 15/04/2009 của tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt phương án hợp khối trụ sở làm việc của các cơ quan tại khu đô thị mới Đề Thám, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
- Căn cứ bản đồ đo đạc nền địa hình khu vực thiết kế tỷ lệ 1/2000 do Ban quản lý Thị xã Cao Bằng cấp. 

- Các tài liệu, số liệu kinh tế - xã hội - kỹ thuật do địa phương và các ngành liên quan cung cấp.
1.3. Mục tiêu, nhiệm vụ của đồ án:

1.3.1. Mục tiêu:

- Cụ thể hoá quy hoạch chung xây dựng thị xã Cao Bằng và xác định rõ phạm vi cần điều chỉnh.
- Điều chỉnh các quỹ đất khi trung tâm hành chính, chính trị của Tỉnh được di chuyển lên khu đô thị mới Đề Thám phù hợp với nhu cầu phát triển của Thị xã Cao Bằng.

- Rà soát quy hoạch sử dụng đất theo quy hoạch, lập mặt bằng sử dụng đất cho các khu chức năng trong đô thị phù hợp các tiêu chuẩn quy phạm và điều kiện kinh tế xã hội của Tỉnh.

- Nghiên cứu định hướng phát triển không gian và bảo vệ cảnh quan môi trường.

- Đề xuất các biện pháp cải tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng và các dự án đầu tư.
- Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất đai, lập các dự án đầu tư xây dựng các hạng mục công trình tiếp theo.
1.3.2. Nhiệm vụ:

- Điều tra khảo sát và thu thập các số liệu liên quan, các quy hoạch, dự án đã được lập và phê duyệt trong khu vực nghiên cứu thiết kế.

- Khảo sát thực địa, phân tích đánh giá thực trạng xây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc cảnh quan, khả năng sử dụng quỹ đất hiện có và quỹ đất dự kiến xây dựng các khu chức năng mới. 

- Đánh giá hiện trạng thực hiện quy hoạch có sự thay đổi với quy hoạch cũ, xác định những chức năng phù hợp với quy hoạch chung mới của Thị xã mở rộng từ đó phân định rõ phạm vi cần phải điều chỉnh trong quy hoạch.

- Thiết kế đô thị cho toàn khu vực nghiên cứu để mang lại cho đô thị một hình ảnh của đô thị miền núi hiện đại, đậm đà bản sắc và đáp ứng mục tiêu năm 2010 Thị xã Cao Bằng trở thành đô thị loại 3.

- Xác định tính chất, diện tích các khu chức năng phù hợp với các quy định của nhà nước cũng như các yếu tố địa phương.

- Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất.

- Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

- Quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.

- Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Thiết kế đô thị và đánh giá tác động môi trường.

- Đề xuất các kiến nghị các cơ chế thực hiện quy hoạch, dự thảo quy định quản lý Kiến trúc cảnh quan và các hoạt động xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

1.4. Tính chất:
- Là trung tâm hành chính, chính trị của thị xã Cao Bằng (Thành phố Cao Bằng trong tương lai)
- Là trung tâm thương mại, văn hoá, giáo dục và các khu dịch vụ công cộng, nhà ở dân cư, khu cây xanh công viên thể dục thể thao của Tỉnh và Thị xã.
Ii.  Đặc điểm tự nhiên và hiện trạng:
2.1.  Đặc điểm điều kiện tự nhiên:

2.1.1. Vị trí, giới hạn khu đất:

Được xác định tại phường Hợp Giang và khu dân cư đầu cầu Sông Hiến, phường Sông Hiến – Thị xã Cao Bằng – có ranh giới như sau: 
	- Phía Bắc giáp sông Bằng Giang.

- Phía Nam giáp phường Tân Giang.

- Phía Đông giáp sông Bằng Giang.

- Phía Tây giáp sông Hiến và khu dân cư.

Phạm vi nghiên cứu Quy hoạch có diện tích 104ha.
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2.1.2.  Đặc điểm địa hình địa mạo:
Phường Hợp Giang nằm trung tâm thị xã Cao Bằng cao độ nền biến thiên như sau.

- Khu vực phía Bắc cao độ nền từ +(183,5 – 185,5)m.

- Khu vực các trung tâm hành chính của tỉnh và thi xã cao độ nền từ +( 184,5 – 189,5)m.

- Khu vực phía Nam cao độ nền từ +(183 – 196.1)m. 

2.1.3.  Đặc điểm khí hậu:

Thị xã Cao Bằng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Tuy nhiên do ảnh hưởng độ cao nên khí hậu có những nét riêng như về mùa hè thì mát mẻ và mùa Đông lạnh hơn so với các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.

- Khí hậu chia làm hai mùa, mùa mưa và mùa khô :

- Mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10

- Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau.

- Thị xã Cao Bằng không chịu ảnh hưởng của bão tuy nhiên đôi khi lại có những cơn lốc với tốc độ gió 40m/s trong thời gian ngắn.

* Nhiệt độ không khí: ((C)

- Nhiệt độ trung bình năm 21,6(C, biên độ dao động nhiệt không lớn.

- Nhiệt độ lớn nhất trung bình năm: 32,1(C; (cao nhất tuyệt đối:+40,5(C tháng 6)

- Nhiệt độ thấp nhất trung bình năm:10,3(C ;( thấp nhất tuyệt đối:-1,3(C)

- Biên độ dao động nhiệt trong ngày: 8,4(C

* Mưa : 

- Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, tập trung vào các tháng 6,7,8 chiếm 70% lượng mưa cả năm, mưa ít nhất trong các tháng 1,2,3. 

- Lượng mưa trung bình cả năm: 1442,7mm.

- Số ngày mưa trung bình năm: 128,3 ngày

* Độ ẩm :

- Độ ẩm tương đối trung bình: 81%
- Độ ẩm  cao nhất: 86%

- Độ ẩm thấp nhất: 36%
Bảng: Đặc trưng độ ẩm trung bình tại trạm khí tượng Cao Bằng.

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Năm

	(%)
	80
	80
	80
	80
	80
	82
	84
	86
	83
	82
	81
	80
	81


* Hướng gió chủ đạo:

 Đông Nam và Nam là hai hướng chủ đạo, tốc độ gió mạnh nhất trong các cơn lốc lên tới 40m/s.

2.1.4. Đặc điểm thuỷ hải văn:

- Chế độ thuỷ văn các sông suối ở thị xã Cao Bằng phụ thuộc chủ yếu vào chế độ mưa và khả năng Thị xã điều tiết lưu vực. Chủ yếu là hệ thống lưu vực sông Bằng và sông Hiến chảy qua.

- ảnh  hưởng ngập lụt của sông Bằng, sông Hiến đối với khu vực thiết kế:

- Do ảnh hưởng của địa hình lòng máng và đặc thù của sông, suối, hàng năm vùng ven sông Bằng và sông Hiến thường bị ngập úng. Tuy nhiên do địa hình có độ dốc lớn nên thời gian lũ rút cũng nhanh (3(8) h/ngày và hậu quả không trầm trọng như một số tỉnh miền Trung.

Theo số liệu thống kê(trích từ D.A phục hồi và mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Cao Bằng) từ năm 1950 đến nay, thị xã chịu ảnh hưởng lũ ngập tới cao độ ứng với các tần suất lũ như sau:

	1
	Tần suất ngập (%)
	1

(năm1950)
	5
	20
	100

	2
	Cao độ nền (m)
	188,7
	186,7
	185,5
	184,5


2.1.5.  Đặc điểm địa chất công trình:

- Khu vực nghiên cứu thiết kế chưa có khoan thăm dò địa chất nhưng qua một số công trình cục bộ trên địa bàn thị xã  như sau: 

- Khu vực sườn đồi : cường độ chịu tải của đất  R >1,5Kg/cm2

- Khu vực thị xã cũ trong phạm vi bán đảo :      R (1,5Kg/cm2

- Khu vực ven sông thường có R < 1,5kg/cm2

* Nhìn chung điều kiện địa chất của khu vực thiết kế là tương đối thuận lợi đặc biệt là khu vực đồi. Tuy nhiên khi xây dựng cần khảo sát cụ thể tại vị trí công trình để có giải pháp thích hợp đối với móng và cần lưu ý các lớp đất hữu cơ tại vị trí khe tụ thuỷ có cường độ chịu tải kém.

2.1.6.  Địa chất thuỷ văn: 

Nguồn nước ngầm không đạt tiêu chuẩn chất lượng để cấp nước.

2.1.7. Địa chấn:  

Khu vực Cao Bằng nằm trong vùng địa chấn cấp 5, khi xây dựng cần lưu ý các giải pháp kết cấu về móng và mái công trình. 

2.2.  Hiện trạng sử dụng đất và dân cư:

2.2.1. Hiện trạng sử dụng đất:
	Khu đất nghiên cứu thiết kế có diện tích 104 ha, trong đó đất ở chiếm 29.5%, đất công trình công cộng chiếm 6,9 %, đất cây xanh TDTT chiếm 3,1%, đất giao thông chiếm 19,9 %, đất di tích chiếm 0,9%, đất cơ quan chiếm 11,6%, đất trường học chiếm 2,1%, đất quân sự chiếm 0,1%, đất đầu mối chiếm 0,05% . Còn lại là các loại đất như mặt nước, đất màu, đất vườn tạp, đất khác ..vv.

Quỹ đất đã sử dụng là 73,5%, diện tích đất  có thể chuyển đổi sang mục đích xây dựng còn khoảng 13,4%. 
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Hình ảnh toàn cảnh hiện trạng phường Hợp Giang
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Bảng 1: Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất.
	TT
	Hạng mục
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	 
	Tổng diện tích khu đất thiết kế
	104
	100

	1
	Đất ở
	30,72
	29,5

	2
	Đất công trình công cộng
	7,14
	6,9

	3
	Đất cây xanh, TDTT
	3,2
	3,1

	4
	Đất giao thông
	20,73
	19,9

	5
	Đất cơ quan
	12,06
	11,6

	6
	Đất tr​ường học
	2,23
	2,1

	7
	Đất quân sự
	0,12
	0,1

	8
	Đất di tích, tôn giáo
	0,96
	0,9

	9
	Đất màu
	10,95
	10,5

	10
	Đất v​ườn tạp
	2,15
	2,1

	11
	Đất đầu mối
	0,05
	0,05

	12
	Đất khác
	0,84
	0,8

	13
	Mặt n​ước
	12,85
	12,4

	 
	Tổng diện tích khu đất thiết kế
	104
	100


2.2.2. Hiện trạng dân cư:

a. Dân cư:

Dân số trong khu vực nghiên cứu thiết kế có khoảng 2547 hộ, tương đương 11462 nhân khẩu (năm 2007).
c. Lao động:

Dân số trong độ tuổi lao động có khoảng 5845 người chiếm khoảng 51 % dân số trong khu vực thiết kế. Lao động chủ yếu là lao động thương mại dịch vụ chiếm tỷ lệ khá lớn trong phường, còn lao động nông nghiệp hầu như không có và lao động công nghiệp rất ít.

2.2.3. Hiện trạng xây dựng:

a. Nhà ở:
Trong khu vực thiết kế hiện có khoảng 2885 ngôi nhà, nhà kiên cố chiếm 6,8%, nhà bán kiên cố chiếm 31,1%, nhà tạm chiếm 62,1%

Nhà ở chủ yếu là nhà liền kề tầng cao từ 1-5 tầng.

Bảng 2:  Hiện trạng nhà ở.

	TT
	Danh mục
	Chất lượng nhà
	Ghi chú

	
	
	Kiên cố
	Bán kiên cố
	Nhà tạm
	

	1
	Phường Hợp Giang
	6,8%
	31,1%
	62,1%
	


b. Các công trình xây dựng khác:
* Các công trình công cộng dịch vụ thương mại, khách sạn:
	Các công trình này chủ yếu tập trung trên tuyến phố Thầu. Tại phường còn có chợ trung tâm của thị xã khá lớn và đáp ứng tương đối nhu cầu mua sắm của người dân thị xã và vùng phụ cận. Tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu phát triển về thương mại trong tương lai cần đầu tư xây dựng thêm các trung tâm thương mại mới.
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* Công trình văn hoá:
	Hầu hết các công trình văn hoá của Tỉnh và Thị xã tập trung ở phường Hợp Giang (Thư viện, nhà văn hoá, bảo tàng...). Tuy nhiên các nhà văn hoá cụm xóm, trạm y tế phục vụ dân cư còn thiếu.
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* Công trình tôn giáo di tích:

	Trên địa bàn phường có một số công trình tôn giáo, di tích: Nhà thờ giáo sứ Thanh Sơn, chùa phố cũ và đài tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ.
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* Công trình trường học:
Hiện tại các công trình giáo dục trên địa bàn phường tương đối hoàn chỉnh và đáp ứng đủ nhu cầu của người dân thị xã hiện tại và trong tương lai. 
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* Công trình thể dục thể thao:

Hiện tại phường có Sân vận động trung tâm, một số sân chơi thể dục thể thao khác tuy nhiên đây là các công trình phục vụ cho cả thị xã và Tỉnh còn quỹ đất cây xanh TDTT phục vụ dân cư của phường cần bổ xung thêm.
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Bảng3: Danh mục các công trình công cộng.

	TT
	Danh mục 
	Diện tích (m2)

	1
	B​ưu điện
	3250

	2
	Th​ư viện
	475

	3
	Rạp chiếu phim
	1261

	4
	Chợ trung tâm
	7341

	5
	Khách sạn Phong Lan
	1338

	6
	Các liệt sỹ ph​ường Hợp Giang
	411

	7
	Trạm xăng
	474

	8
	Nhà nghỉ điện lực
	521

	9
	Khách sạn Thành Loan
	183

	10
	Chợ xanh
	8727

	11
	Khách sạn Bằng Giang
	3917

	12
	Nhà khách ủy ban
	6520

	13
	Tư​ợng đài
	5503

	14
	Công an phư​ờng
	136

	15
	UBND phư​ờng Hợp Giang
	700

	16
	Trạm y tế
	79

	17
	Nhà văn hoá trung tâm
	5913

	18
	Rạp hát ngoài trời
	4144

	19
	Khách sạn Hư​ơng Sen
	269

	20
	Sân vận động
	19759

	21
	Khách sạn Thành Trung
	497

	 
	Tổng
	71418


Bảng 4: Danh mục các cơ quan.

	TT
	Hạng mục
	Diện tích(m2)

	1
	Sở kế hoạch đầu t​ư
	1605

	2
	Ngân hàng phát triển Việt nam
	751

	3
	Thanh tra tỉnh
	660

	4
	Cục thống kê
	935

	5
	Sở lao động th​ương binh
	1207

	6
	Chi cục HTX và phát triển nông thôn
	493

	7
	Cục thuế
	898

	8
	Sở xây dựng
	1612

	9
	Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
	1068

	10
	Ban quản lý dự án phát triển khu đô thị mới
	177

	11
	UBND tỉnh cao Bằng
	12090

	12
	Sở tài chính
	1059

	13
	Toà án
	1938

	14
	Sở t​ư pháp
	543

	15
	Viện kiểm sát tỉnh
	2036

	16
	Sở giáo dục đào tạo
	825

	17
	Uỷ ban thị xã
	6808

	18
	Sở nội vụ
	964

	19
	Công an tỉnh
	1671

	20
	Công an thị xã
	1000

	21
	Sở văn hoá
	1329

	22
	Tỉnh uỷ cao Bằng
	12760

	23
	Ngân hàng đầu tư​
	874

	24
	Cty sản xuất kinh doanh tổng hợp
	425

	25
	Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt nam
	1927

	26
	Cơ sở dạy nghề
	238

	27
	Công ty cổ phần và khoáng sản công nghiệp
	1008

	28
	Liên đoàn lao động
	800

	29
	Chi cục thú y
	1088

	30
	Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
	4810

	31
	Công ty th​ương mại tổng hợp
	3724

	32
	Sở công th​ương
	1100

	33
	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu
	1574

	34
	Trung tâm văn hóa thông tin
	2785

	35
	Uỷ ban dân số
	395

	36
	Y tế dự phòng
	725

	37
	Công ty xổ số
	137

	38
	Chi cục thuế
	270

	39
	Công ty cổ phần gang thép
	2273

	40
	Sở b​ưu chính viễn thông
	320

	41
	Chi cục kiểm tra sau thông quan
	299

	42
	Phòng đăng ký quyền sử dụng đất
	1920

	43
	Liên minh hợp tác xã
	623

	44
	Nhà khách uỷ ban
	6520

	45
	Trang bị y tế
	1300

	46
	Trung tâm bồi dư​ỡng chính trị
	800

	47
	Đội quản lý thị trư​ờng
	193

	48
	Ban quản lý dự án đầu t​ư và xây dựng
	552

	49
	Công ty chè
	571

	50
	Phòng quản lý xuất nhập cảnh
	608

	51
	Đoàn nghệ thuật
	1252

	52
	Đài phát thanh truyền hình
	3875

	53
	Rạp hát ngoài trời
	4144

	54
	Cửa hàng giới thiệu sản phẩm xi măng
	330

	55
	Công ty t​ư vấn XD
	1042

	56
	SỞ TDTT
	759

	57
	Hội cựu chiến binh
	158

	58
	Tỉnh đoàn
	368

	59
	Kho bạc
	657

	60
	Công ty sách thiết bị tr​ờng học
	312

	61
	Công ty TNHH một thành viên môI tr​ờng đô thị
	907

	62
	Sở khoa học công nghệ
	417

	63
	Ban QL khu di tích PắcBó
	1369

	64
	Ban QL khu di tích Hồ chí minh
	1100

	65
	Công ty xây lắp
	1017

	66
	Sở y tế
	1672

	67
	Ban dân tộc và tôn giáo
	308

	68
	Trung tâm b​ưu điện
	2233

	69
	Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn
	213

	70
	Trung tâm giới thiệu việc làm
	620

	71
	Chi cục tiêu chuẩn đo l​ường chất l​ượng
	325

	72
	Viện kiểm soát
	247

	73
	Phòng cảnh sát giao thông
	133

	74
	Công ty Hảỉ Nga
	121

	75
	Trung tâm h​ớng nghiệp tổng hợp
	349

	76
	Sở tài nguyên môi trường
	834

	77
	Ban chỉ huy quân sự
	1197

	 
	Tổng
	120582


2.3.  Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
2.3.1.  Hiện trạng giao thông: 


a. Giao thông đô thị: 

	- Đường đô thị:

Hệ thống đường chính đô thị của phường Hợp Giang đã được xây dựng khá hoàn chỉnh. Các công trình công cộng được xây dựng trên các trục đường chính đảm bảo được hành lang vỉa hè đi bộ. Tuy nhiên các đường nhánh và đường ngõ trong các khu dân cư cũ vẫn còn quá nhỏ 2-3m và phần lớn là đường cụt, chưa có sự liên kết với các trục giao thông một cách mạch lạc.
+ Hiện trạng chung giao thông: 

+ Bề rộng chỉ giới đường đỏ các đường phố chính chỉ từ 20,5-28 m lòng đường rộng 10,5-18 m, kết cấu mặt đường nhựa và cấp phối.

+ Bề rộng chỉ giới đường đỏ các tuyến đường phần lớn còn lại từ 11-18 m, lòng đường 5 - 8 m, kết cấu mặt đường là cấp phố.
+ Bề rộng các tuyến ngõ trong khu vực nghiên cứa rộng từ 2-3m, kết cấu chủ yếu là đường bê tông.

- Hệ thống bến bãi đỗ xe:
Hiện tại trên địa bàn phường có một số bãi đỗ xe tại các công trình công cộng như chợ trung tâm và các trung tâm văn hóa thể thao như sân vận động, nhà văn hóa...  
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b. Phân tích đánh giá hiện trạng:

- Mạng lưới đường:


+ Lộ giới các tuyến phố còn nhỏ cần mở rộng để đáp ứng nhu cần vận tải trong tương lai. Một số tuyến phố hiện đã được đầu tư kết cấu bê tông nhựa, tuy nhiên cần nâng cấp, cải tạo các tuyến phố có kết cấu cấp phối và đất.


+ Mạng cắt các tuyến nhỏ, đặc biệt là các đường ngõ xóm cần được đầu tư mở rộng và kéo dài nhằm tạo sự kết nối hoàn chỉnh trên toàn mạng lưới.
- Công trình phục vụ giao thông:


+ Bãi đỗ hiện tại có quy mô nhỏ cần bố trí thêm các vị trí khác phù hợp với diện tích rộng và đầu tư  xây dựng khang trang hơn.


+ Hiện tại phường Hợp Giang có 2 cầu kết nối với phường Sông Bằng: cầu Bằng Giang và cầu Hoằng Ngà nằm về phía Bắc và Nam phường Hợp Giang chưa đáp ứng được nhu cầu giao thông. Kiến nghị xây dựng cầu mới để đảm bảo việc lưu thông trong tương lai. Ngoài ra kết nối về phía Tây với trung tâm Đề Thám có cầu Sông Hiến chất lượng còn tốt và vẫn còn khả năng sử dụng trong tương lai.

Bảng 5: Tổng hợp mạng lưới đường hiện trạng:

	TT
	Tên đường
	Chiều dài (m)
	Chiều rộng (m)
	Diện tích

	
	
	
	Lòng đường
	Vỉa hè
	

	1
	Xuân Trường
	558
	8
	10
	10044

	2
	Đàm Quang Trung
	287
	9
	10
	5453

	3
	Hoàng Như
	496
	8
	8
	7936

	4
	Hoàng Văn Thụ
	608
	7.5
	8
	9424

	5
	Bế Văn Đàn
	720
	6
	6
	8640

	6
	Phố Cũ
	464
	6
	6
	5568

	7
	Hoàng Đình Giong
	560
	10.5
	10
	11480

	8
	Kim Đồng
	960
	18
	10
	26880

	9
	Hồng Việt
	497
	5
	6
	5467

	10
	Nguyễn Du
	240
	8
	6
	3360

	11
	Lý Tự Trọng
	267
	7
	6
	3471

	12
	Vườn Cam
	480
	8
	6
	6720

	13
	Hiến Giang
	617
	6
	6
	7404

	14
	Bằng Giang
	1200
	6
	6
	14400

	15
	Phố Thầu
	690
	5
	6
	7590

	16
	Mục Mạ (N.Giáp)
	713
	5
	6
	7843


2.3.2.  Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật:
a. Hiện trạng nền xây dựng:

	Phường Hợp Giang là trung tâm thị xã Cao Bằng vì vậy nền xây dựng hầu như đã ổn định, trong toàn phường không có biến động lớn gì về nền địa hình cụ thể cao độ giao đông như sau:

- Khu vực phía Đông (giáp với sông Bằng) cao độ biến thiên +(183 – 186)m.

- Khu vực phía Bắc (tổ 11, 12, 13) cao độ biến thiên +(183 – 185.5)m.
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- Khu vực phía Tây (giáp sông Hiến) cao độ biến thiên +(182.5 – 186)m

- Khu vực phía Nam cao độ > +184m.

-  Độ dốc chính về phía sông Bằng và sông Hiến.

b. Hiện trạng thoát nước mưa: 
Phường Hợp Giang có một số tuyến cống dọc theo các trục đường chính ; Hệ thống cống này được xây dựng đã lâu và là hệ thống thoát chung cho nước mưa và nước bẩn, thoát trực tiếp ra sông Bằng chưa qua sử lý. Các tuyến mương và cống vòm có kích thước nhỏ (400x500) mm, đã hỏng, tắc phần lớn. Trong tổng số hơn 10 miệng xả ra sông hiện nay chỉ còn 5 miệng xả với kích thước(500x1000)mm đang làm việc. Vì vậy môi trường trong khu vực phường Hợp Giang còn nhiều bức xúc ngay cả trong mùa mưa và mùa khô.
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c. Đánh giá hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật:
* Nền: 
Nhìn chung trong ranh giới toàn phường quy đất để xây dung và phát triển công trình thì không nhiều, nền xây dung hầu như đx ổn định mặc dù vậy khi xây dựng công trình dọc ven sông Hiến và Sông Bằng cần phải tôn nền đến cao độ khống chế +185.0m.

* Thoát nước : 
Khu vực phường Hợp Giang có địa hình bằng phẳng độ dốc chính dốc về phía hai sông lớn la sông Bằng và sông Hiến vì vậy rât thuận tiện cho việc thoát nước tuy vậy mật độ cống chính còn thiếu và hệ thống cống đã qua cũ khả năng thoát nước rât hạn chế vì vậy trong phường vẫn xẩy ra tình trạng ngập úng cục bộ khi có mua lớn mạc dù công ty thoát nước cũng đã nạo vét định kỳ, trong tương lai vẫn phải đầu tư thêm hệ thống thoát nước và các cửa xả.

2.3.3.  Hiện trạng cấp nước:   

a. Hiện trạng cấp nước thị xã Cao Bằng:
a.1. Nguồn nước:
- Nguồn nước mặt: Thị xã Cao Bằng được bao bọc bởi 2 con sông đó là sông Bằng và sông Hiến.

- Sông Bằng: Bắt nguồn từ Nà Cải (biên giới với Trung Quốc), chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam qua Hà Quảng - Hoà An - Thị xã rồi chảy qua Thuỷ Khẩu về Trung Quốc, lưu lượng dòng chảy trung bình 72,5 m3/s

+ Lưu lượng lớn nhất Qmax: 164m3/s chiếm 68,8%

+ Lưu lượng nhỏ nhất Qmin: 36,7m3/s chiếm 31,2%

- Sông Hiến là sông nội tỉnh bắt nguồn từ dãy Ngân Sơn và hợp lưu với sông Bằng tại thị xã.

+ Lưu lượng lớn nhất Qmax: 37,4m3/s chiếm 63,4%

+ Lưu lượng nhỏ nhất Qmin: 10,9m3/s chiếm 36,6%

a.2. Nhà máy nước:

* Công trình đầu mối:

+ Tram Cấp nước Tân An : Xây dựng năm 1972 và đã được cải tạo năm 1992, công suất 5000m3/nđ, khai thác nguồn nước mặt sông Bằng.

+ Trạm cấp nước Nà Toòng: Xây dựng năm 1999, công suất 2000m3/nđ, sử dụng nguồn nước ngầm.

+ Trạm cấp nước sông Bằng: Xây dựng năm 1999, công suất 5000m3/nđ, sử dụng nguồn nước mặt sông Bằng.

* Dây chuyền xử lý nước:

- Dây chuyền công nghệ xử lý nước trạm cấp nước Tân An: Trạm bơm cấp 1- Bể trộn - Bể lắng đứng- Bể lọc nhanh- Khử trùng- Bể chứa - Mạng phân phối.

- Dây chuyền công nghệ xử lý trạm cấp nước Nà Toòng: Giếng khoan+ trạm bơm chìm- Bình làm thoáng tải trọng cao- Bình lọc áp lực- Khử trùng- Bể chứa - Mạng phân phối.

- Dây chuyền công nghệ xử lý nước trạm cấp nước sông Bằng: Mương dẫn nước sông- trạm bơm cấp 1- Bể trộn- Bể lắng đứng- Bể lắng La Men- Bể lọc nhanh- Khử trùng- Bể chứa- Mạng phân phối.

a.3. Mạng lưới cấp nước::
- Mạng lưới cấp nước bao gồm các tuyến ống cấp nước D100mm- D300mm. Mạng lưới cấp nước được thiết kế mạng vòng.

- Hiện nay hệ thống mạng lưới đã cung cấp toàn toàn bộ khu vực nội thị và một số các xã ngoại thị, mật độ sử dụng nước sạch chiếm 70% toàn bộ thị xã. 

a.4. Đánh giá hiện trạng:


Hiện nay thị xã Cao Bằng đã cấp cho 8.750 hộ dân và 250 điểm cấp cho công cộng.

b. Hiện trạng cấp nước phường Hợp Giang:
Phường Hợp Giang nằm ở phía Nam của thị xã Cao Bằng và được cấp nước bởi trạm cấp nước Tân An công suất 5000 m3/ngđ


Trạm cấp nước Tân An cách phường Hợp Giang 0,5Km về phía Nam 

b.1. Các tuyến ống cấp nước cấp 1 trong khu vực nghiên cứu: 

- Mạng lưới đường ống cấp nước cấp 1 từ (100 - (200 với tổng chiều dài 6855m
Bảng 6: Thống kê các loại ống cấp nước khu vực nghiên cứu.

	TT
	Loại ống
	Chiều dài (m)

	1
	ống cấp nước (110mm
	2380

	2
	ống cấp nước (150mm 
	2440

	3
	ống cấp nước (200mm
	1530

	
	Tổng cộng
	6855


b.2. Hiện trạng cấp nước trong khu vực nghiên cứu:

Mạng lưới cấp nước phân phối trong khu vực phường Hợp Giang gồm các tuyến ống cấp nước (25mm- (110mm với tổng chiều dài 7.420m.

Các hộ dân được cấp nước sạch đạt tỷ lệ 80%.

 Bảng 7: Thống kê các loại ống cấp nước khu vực nghiên cứu.

	TT
	Loại ống
	Chiều dài (m)

	1
	ống cấp nước (25mm
	390

	2
	ống cấp nước (32mm
	785

	3
	ống cấp nước (40mm 
	10

	4
	ống cấp nước (50mm
	5820

	5
	ống cấp nước (75mm
	415

	6
	ống cấp nước (100mm
	505

	
	Tổng cộng
	7420


Trong khu vực phường Hợp Giang hiện có 6 họng cứu hoả và 15 hố van đấu nối mạng lưới cấp nước cấp 1 

b.3. Đánh giá hiện trạng:

Tình hình cấp nước sạch cho khu vực nghiên cứu khá tốt tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 80%. 

2.3.4.  Hiện trạng cấp điện:
a. Nguồn điện:
Nguồn điện cung cấp cho thị xã Cao Bằng do hai nguồn chính :

- Nguồn do hệ thống lưới điện quốc gia thông qua trạm giảm áp 110/35/10KV công suất 1x16 MVA.

- Nguồn điện của nhà máy thuỷ điện Suối Củn công suất 2x400KVA. 

b.Lưới điện:

* Lưới 10KV:

Mạng lưới 10kV trong phường Hợp Giang bố trí đi nổi. Đường dây 10KV có tiết diện 35 ( 95 mm2. 

* Lưới hạ áp 0,4KV:

Mạng lưới 0,4kV bố trí đi nổi dùng dây nhôm AC35 ( AC95 và cáp vặn xoắn ABC. Toàn phường  hiện có 10km đường dây 0,4kV.

* Lưới chiếu sáng:

Mạng lưới chiếu sáng dọc trục chính dùng đèn thuỷ ngân cao áp. Tuyến chiếu sáng  kết hợp với tuyến 0,4kV cấp điện cho sinh hoạt.

c. Trạm lưới 10/0,4KV:

Các trạm lưới 10/0,4kV dùng trạm treo. Toàn phường  hiện có 16 trạm với tổng công suất 2000KVA. Các trạm có công suất 50 ( 250 KVA.

d. Nhận xét đánh giá hiện trạng cấp điện:

 - Nguồn điện cung cấp cho phường Hợp Giang tương đối đảm bảo đối với phụ tải hiện trạng.

- Bán kính phục vụ của mạng lưới 0,4kV có tuyến quá dài dẫn đến tổn thất điện áp, điện năng quá mức cho phép.

- Tiêu thụ điện năng còn ít, phụ tải chủ yếu là sinh hoạt.

- Bình quân tiêu thụ điện năng theo đầu người còn thấp so với các khu vực khác.

2.3.5.  Hiện trạng thoát nước bẩn và VSMT:
a. Thoát nước bẩn:
Hệ thống thoát nước hiện có của thị xã nói chung và phường Hợp Giang nói riêng là hệ thống cống chung (thoát chung cho cả nước bẩn và nước mưa). Tổng chiều dài mạng lưới thoát nước trong phạm vi phường Hợp Giang là hơn 6 km.

Cấu tạo mạng lưới thoát nước chủ yếu là mương xây đậy nắp đan, mương hở có kích thước B = 0,6 -1 m; cống tròn bằng bê tông cốt thép có kích thước D = 600- 1000 mm.

Nước bẩn từ các công trình chỉ được xử lý cục bộ bằng bể tự hoại, tuy nhiên chỉ có khoảng 70-80% tổng số hộ trong phường là có bể tự hoại.

b. Thu gom và xử lý chất thải rắn (CTR):
Hiện nay tại địa bàn phường Hợp Giang, công ty Môi trường đô thị chịu trách nhiệm thu gom và xử lý CTR. 

Khối lượng CTR được thu gom khoảng 15 – 20 m3/ngày.

CTR của phường sau khi thu gom được đưa về bãi chôn lấp CTR của thị xã, có diện tích 4 ha tại Khuổi Kép.

c. Nghĩa trang:
Hiện nay, phường Hợp Giang không có nghĩa trang. 

d. Nhận xét về hiện trạng thoát nước bẩn và VSMT:
Phường Hợp Giang đã có hệ thống thoát nước chung, tuy nhiên  nhiều tuyến cống  đã hư hỏng, kích thước nhỏ do vậy không đáp ứng được yêu cầu tiêu thoát nước.

Tình hình vệ sinh môi trường của phường tương đối tốt.
2.3.6.  Đánh giá hiện trạng môi trường:
Môi trường nước:

a. Nước mặt:

Phường Hợp Giang chịu ảnh hưởng trực tiếp chế độ thuỷ văn của sông Bằng và sông Hiến.  

- Sông Bằng : Bắt nguồn từ Nà Cải (biên giới với Trung Quốc), chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam qua Hà Quảng – Hoà An – Thị xã rồi chảy qua Thuỷ Khẩu về Trung Quốc, lưu lượng dòng chảy trung bình 72,5 m3/s

+ Lưu lượng lớn nhất Qmax : 164m3/s chiếm 68,8%

+ Lưu lượng nhỏ nhất Qmin : 36,7m3/s chiếm 31,2%

- Sông Hiến là sông nội tỉnh bắt nguồn từ dãy Ngân Sơn và hợp lưu với sông Bằng tại thị xã. Sông Hiến: 

+ Lưu lượng lớn nhất Qmax: 37,4m3/s chiếm 63,4%

+ Lưu lượng nhỏ nhất Qmin: 10,9m3/s chiếm 36,6%

- Hàm lượng cặn :      

Sông Bằng :20-100mg/l                    

Sông Hiến: 30-320mg/l


Theo kinh nghiệm khảo sát các con sông về mùa lũ cho thấy hàm lượng cặn có thể lên đến hàng ngàn mg/l. Ngoài ra các hoạt động khai thác cát, sỏi, đào đãi vàng cũng làm cho hàm lượng cặn của các con sông lên cao kể cả về mùa khô. Đặc biệt các hoạt động của khai thác vàng ở thượng nguồn sông Hiến làm cho nước sông Hiến luôn luôn bị đục. Do vậy cần chấm dứt các loại hoạt động khai thác bên sông.


- Chỉ số E coli cao hơn tiêu chuẩn vệ sinh qui định, nước bị nhiểm bẩn về mặt vi trùng.


- Độ cứng của nước sông Bằng cao hơn so với độ cứng của nước sông Hiến. (95-173,9mg CaCO3 và 37,8- 60mg CaCO3


Ngoài ra các chỉ tiêu khác của 2 con sông đều nằm trong phạm vi cho phép của tiêu chuẩn nước cấp cho sinh hoạt   

b. Nước ngầm:

Theo kết quả thăm dò khảo sát của đoàn địa chất 105 Liên đoàn 2 địa chất thuỷ văn vùng thị xã Cao Bằng cho thấy có thể phân thành 7 phân vị địa chất thuỷ văn:

+ Phức hệ chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích bở rời hệ thứ tư (Q) .

Phức hệ chứa nước này phân bố rải rác ở các thung lũng giữa núi và ven sông. Thầnh phần thạch học bao gồm sét, cát, sạn, sỏi có nguồn gốc khác nhau, ở thung lũng giữa núi chiều dày trầm tích nhỏ nên khả năng chứa nước bị hạn chế. Đáng chú ý là bồi tích sông Bằng và sông Hiến tính từ thượng lưu xuống có mức độ chọn lọc kém, trị số hạ thấp mực nước biến đổi từ 0,6- 3m. Nước trong phức hệ này thường là nước không áp hoặc có áp lực yếu. Nguồn nước bổ cập chủ yếu là nước mưa và nước sông.

+  Nước dưới đất phân bố không liên tục trong trầm tích Neogen điệp Nà cáp (N12nc).

Trầm tích này có thành phần thạch học gồm cát kết, sỏi sạn kết, sét kết, bột kết có cấu tạo phân lớp, hạn chế việc chứa và lưu thông nước. Trữ lượng nước ở trầm tích này rất nhỏ bé. Lỗ khoan ở km số 4 Cao Bằng- Hà Nội trong cuội kết cho lưu lượng 1,2l/s. Nguồn cung cấp nước chủ yếu là nước mưa thấm trực tiếp và một phần được cấp từ nguồn nước trong trầm tích hệ thứ tư.

+ Tầng chứa nước khe nứt trong trầm tích Neogen điệp Cao Bằng(N12cb).

Trầm tích này phân bố thành giải nếp lõm Cao Bằng. Thành phần thạch học gồm cuội kết, sạn kết, cát kết, phân lớp dày xen kẽ các thấu kính bột kết, sét kết dày 0,6- 2m. Do đặc điểm này nên nước có tính chất áp lực cục bộ. Kết quả khảo sát của đoàn địa chất 105 cho thấy lưu lượng các điểm lộ thường từ 0,01-1l/s. Một số lỗ khoan sâu 145-148m gặp nước phun trào ở độ cao +1,56m. Nguồn bổ cập là nước mưa ngấm qua miền thấm hoặc từ trên ngấm xuống.

+  Nước khe nứt - vỉa trong trầm tích phụ điệp sông Hiến (T2sh1) Trầm tích này dưới điệp sông Hiến phân bố ở phía Bắc và Đông thị xã với diện tích khoảng 10km2. Thành phần gồm Riolit, tuf, dăm kết tù, xen kẽ cuội kết, đá phiến sét, thấu kính đá vôi. Đá thường nứt nẻ, nhưng khe nứt lấp nhiều sét ảnh hưởng đến khả năng chứa nước. Trong vùng khảo sát thường gặp các điểm lộ có lưu lượng 0,01- 0,5l/s. Tại lỗ khoan có độ sâu 180m của đoàn địa chất 105 gặp nước tự phun, lưu lượng bơm nước thí nghiệm đạt tới 7,02l/s (LK15). Nguồn bổ cập là nước mưa ngấm trực tiếp trên miền thấm nước từ các tầng khác cung cấp.

+ Nước trong đá mắc ma xâm nhập phức hệ Cao Bằng (cbT2).

Trong vùng chỉ lộ một khối nhỏ peridotit - gabroperiotit với diện tích 1km2 ở phía Tây bắc. Đoàn 105 phát hiện 6 điểm lộ với Q= 0,01- 0,5l/s.

+  Nước trong đứt gãy kiến tạo

Trong vùng có đứt gãy sâu F1 Cao Bằng- Lạng Sơn nghiêng về phía nam, góc dốc 60-700. Các lỗ khoan thăm dò của liên đoần 2 địa chất thuỷ văn khoan vào các đối tượng đá vôi điệp sông Hiến nằm ở đới ảnh hưởng của đứt gãy nhưng nghèo nước do sét lấp nhiều. Tuy nhiên các lỗ khoan sâu của đoàn 105 thường gặp nước có nhiệt độ cao 29-300và nhiều bọt khí.

+ Đánh giá trữ lượng nước ngầm:

Từ kết quả khảo sát thăm dò địa chất thuỷ văn của liên đoàn 2 và của đoàn 105 cho thấy chỉ có bồi tích sông Bằng, sông Hiến thuộc phức hệ chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích bở rời hệ thứ tư (Q) và trầm tích phụ điệp dưới điệp sông Hiến ( T2sh1) là có khả năng cung cấp một trữ lượng nước ngầm nhất định. 

- Khảo sát thăm dò của liên đoàn 2 cho thấy chiều dày bồi tích sông Bằng và sông Hiến thay đổi 4m từ (LK6) đến LK3), có diện phân bố hẹp và không liên tục, càng xa sông tầng chứa nước càng bị vát nhọn và mỏng dần. Thành phần thạch học từ trên xuống gồm sét, sét pha cát, cát cuội sỏi, sạn, lớp cuội sỏi lẫn nhiều cát. Từ kết quả khoan thăm dò của lỗ khoan 3 và lỗ khoan 14, theo tính toán của liên đoàn 2, để đạt công suất khai thác 2000m3/nđ cần khoan 5 giếng D= 219mm với lưu lượng mỗi giếng khai thác 400 m3/nđ , nằm trên một tuyến kéo dài từ vị trí lỗ khoan 3(LK3) đến vị trí LK14 khoẩng cách giữa các giếng 90m. Khoảng cách từ lỗ khoan tới mép sông trung bình là 30m (LK3 có Q= 4,6l/s, độ hạ thấp mực nước s= 0,73m, tỷ lưu lượng q= 6,3l/s).

Tuy chưa được thăm dò và đánh giá trữ lượng một cách chính xác, nhưng kết quả bơm nước thí nghiệm của đoàn 105 đối với lỗ khoan 15 thuộc trầm tích phụ điệp dưới điệp sông Hiến cho thấy lưu lượng LK15 đạt tới 7,02l/s= 606m3/nđ. Vì vậy khu vực này cần được đưa vào kế hoạch thăm dò để có thể đánh giá được chính xác trữ lượng khai thác. 

2.4.  Đánh giá chung về hiện trạng khu vực thiết kế:
Qua nghiên cứu khảo sát, đánh giá thực trạng và mối tương quan với các khu chức năng khác của thị xã Cao Bằng, khu vực nghiên cứu thiết kế thuận lợi cho việc xây dựng và phát triển để trở thành trung tâm hành chính, chính trị, văn hoá, kinh tế, giáo dục, TDTT và thương mại dịch vụ của Tỉnh và Thị xã.

Phường Hợp Giang là trung tâm hiện hữu của Tỉnh cũng như của Thị xã Cao Bằng hệ thông giao thông khá hoàn chỉnh và dễ dàng kết nối với các khu chức năng, các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được đầu tư khá tập trung và đồng bộ.

Cảnh quan được bao quanh bởi hai dòng sông rất trữ tình tuy nhiên cảnh quan hai bờ sông chư được quan tâm đúng mức.
Hiệu quả sử dụng đất một số quỹ đất TTCN kém hiệu quả và không còn phù hợp về mặt vị trí.

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của một số các công trình theo chủ trương của Tỉnh và Thị xã sang vị trí mới theo đồ án Quy hoạch chung đã xác định nên cần phải tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan theo tinh thần nghị quyết của Đại hội đảng bộ thứ 15 và quyết định số 660/QD-UBND tỉnh Cao Bằng.
Mặt khác, đây là khu vực nằm bên bờ sông Bằng và sông Hiến, có vị trí quan trọng trong việc tạo dựng cảnh quan và đóng góp vào hoạt động đa dạng của Thị xã nhưng chưa có được các giá trị cảnh quan đô thị tương xứng với vị trí.
iII.  Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu:
3.1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu:
Căn cứ vào những quy định của Quy hoạch chung thị xã Cao Bằng, các quy định của tiêu chuẩn quy phạm hiện hành, xác định các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật chủ yếu trong đồ án như sau: 

Bảng 8: Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính.
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Chỉ tiêu

	1
	2
	3
	4

	I
	Dân số
	
	

	1.1
	Dân số trong khu vực thiết kế
	người
	12701

	1.2
	Mật độ cư trú brutto
	người/ha đất đơn vị ở
	309.6

	1.3
	Mật độ cư trú netto
	người/ha đất  ở
	393

	II
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	
	

	2.1
	Đất đơn vị ở
	
	

	a
	Đất ở
	m2đÊt/ng­êi
	25,4

	
	Trong đó :
	
	

	
	- Đất nhà ở hiện trạng cải tạo
	m2 ®Êt/hé
	60-150

	
	- Đất nhà ở liền kề
	m2 ®Êt/hé
	120-150

	1.1
	Dân số trong khu vực thiết kế
	người
	12701

	1.2
	Mật độ cư trú brutto
	người/ha đất đơn vị ở
	303

	1.3
	Mật độ cư trú netto
	người/ha đất  ở
	385

	II
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	
	

	2.1
	Đất đơn vị ở
	
	

	a
	Đất ở
	m2đÊt/ng­êi
	26,1

	
	Trong đó :
	
	

	
	- Đất nhà ở hiện trạng cải tạo
	m2 ®Êt/hé
	60-150

	
	- Đất nhà ở liền kề
	m2 ®Êt/hé
	120-150

	b
	Đất các công trình công cộng phục vụ dân cư trong khu vực thiết kế
	m2 ®Êt/ng­êi
	2,17

	c
	Đất các công trình công cộng phục vụ khu vực thiết kế+ngoài phạm vi khu vực thiết kế
	m2 ®Êt/ng­êi
	7,3

	d
	Cây xanh -TDTTkhu ở
	m2 ®Êt/ng­êi
	0,78

	e
	Đất cây xanh công viên tập trung
	m2 ®Êt/ng­êi
	2,48

	f
	Đất giao thông
	m2 ®Êt/ng­êi
	

	
	- Giao thông nội bộ
	m2 ®Êt/ng­êi
	3,96

	
	- Giao thông đô thị
	m2 ®Êt/ng­êi
	19,4

	2.2
	Tầng cao 
	
	

	
	Trong đó:
	
	

	
	 - Đất nhà ở hiện trạng cải tạo
	Tầng
	1-5

	
	 - Đất nhà ở liền kề
	Tầng
	1-4

	
	 - Công trình giáo dục
	Tầng
	2-3

	
	 - Công trình DVCC khác
	Tầng
	1-12

	2.3
	Mật độ xây dựng trong các lô XD
	%
	

	
	 - Đất nhà ở hiện trạng cải tạo
	%
	70-90

	
	 - Đất nhà ở liền kề
	%
	60-80

	
	 - Công trình giáo dục
	%
	15-25

	
	 - Công trình DVCC khác
	%
	20-40

	III
	Hạ tầng xã hội
	
	

	3.1
	Nhà trẻ, mẫu giáo
	ch¸u/1000d©n
	50-60

	
	
	m2 ®Êt/ch¸u
	25

	3.2
	Trường tiểu học
	hs/1000d©n
	65-70

	
	
	m2 ®Êt/hs
	25

	3.3
	Trường THCS
	hs/1000d©n
	55-60

	
	
	m2 ®Êt/hs
	25

	IV
	Hạ tầng kỹ thuật
	
	

	4.1
	Tiêu chuẩn cấp nước
	L/ng,ng®
	130

	4.2
	Tiêu chuẩn cấp điện sinh hoạt
	kw/hé
	2,5-5

	4.3
	Tiêu chuẩn nước thải
	L/ng,ng®
	130

	4.4
	Lượng rác thải BQ
	kg/ng ng®
	1

	4.5
	Mật độ giao thông đô thị
	km/km2
	6,6

	4.6
	Ti lệ đất giao thông đô thị
	%
	23,6


Iv.  Bố cục  quy hoạch kiến trúc:
4.1. Mối quan hệ của phường Hợp Giang trong tổng thể toàn thị xã:
	Phường Hợp Giang nằm trong ranh giới nội thị của thị xã Cao Bằng. Có hệ thống giao thông kết nối thuận lợi với các khu chức năng của thị xã Cao Bằng.
Quy hoạch chung thị xã Cao Bằng đã xác định phường Hợp Giang sẽ là:
- Trung tâm hành chính, chính trị của thị xã Cao Bằng (Thành phố Cao Bằng trong tương lai)

- Trung tâm thương mại, văn hoá, giáo dục và các khu dịch vụ công cộng, nhà ở dân cư, khu cây xanh công viên thể dục thể thao của Tỉnh và Thị xã.
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4.2. Tầm nhìn phát triển đô thị:

Xây dựng một trung tâm đa ngành, đa lĩnh vực xứng tầm cho thị xã và tỉnh Cao Bằng.

Xây dựng, cải tạo không gian ở, một khu dân cư tiêu biểu, sinh thái phù hợp với đặc trưng cảnh quan của khu vực.

Hình thành môi trường xanh bền vững, tôn tạo những giá trị cảnh quan mà thiên nhiên đem lại.
4.3. Các chiến lược phát triển:

4.3.1. Chiến lược số 1: Cải tạo hệ thống đất đai

a. Cải tạo quỹ đất, chuyển đổi dần mục đích sử dụng đất  sang phát triển kinh doanh thương mại và dịch vụ hỗn hợp để phát triển.

b. Chuyển đổi chức năng sử dụng đất một số lô đất không còn phù hợp với tính chất của thị xã (đất cơ quan ban ngành,...) để bổ xung những chức năng cần thiết cho thị xã và tỉnh nhằm khai thác tối đa hiệu quả các khu đất này vào mục đích thương mại dịch vụ, tài chính ngân hàng và văn phòng cho thuê.... .

c. Phát triển đô thị có chất lượng môi trường tốt, cấu trúc chặt chẽ, đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng cho nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội. Hình ảnh đô thị hiện đại, hài hoà với cảnh quan khu vực.

d. Tạo khả năng liên kết chặt chẽ, thuận lợi giữa các khu chức năng trong đô thị.

4.3.2. Chiến lược số 2: Cải tạo nâng cấp các khu dân cư hiện trạng
a. Cải tạo và nâng cấp các tuyến đường giao thông vào khu dân cư hiện trạng, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu.

b. Kết nối hài hoà với các khu vực mới.

4.3.3. Chiến lược số 3: Tạo dựng không gian đô thị

a. Định hướng phát triển không gian đảm bảo phát triển phù hợp trong giai đoạn ngắn hạn cũng như lâu dài.

b. Cải tạo cảnh quan, tạo dựng các giá trị cảnh quan đặc sắc cho khu đô thị, xây dựng khu đô thị với cấu trúc đặc trưng, đáp ứng linh hoạt các nhu cầu đầu tư phát triển đô thị.

c. Giữ gìn, tôn tạo môi trường cảnh quan tự nhiên. Khai thác có hiệu quả giá trị cảnh quan tự nhiên vào cấu trúc không gian tổng thể của đô thị. Tạo dựng hình ảnh của đô thị, các không gian mở, các hướng nhìn đẹp và các điểm nhấn quan trọng trong không gian đô thị.

4.3.4. Chiến lược số 4: Xây dựng lộ trình quản lý và tạo lập công cụ quảng bá thu hút đầu tư xây dựng theo quy hoạch

a. Xác định các dự án ưu tiên đầu tư

b. Xây dựng kế hoạch theo xu hướng hợp tác liên doanh đầu tư, quản lý trong một hệ thống điều hành.

c. Khai thác hiệu quả theo từng dự án thành phần bằng các quy chế kiểm soát.

4.4 Cấu trúc không gian chính:
Cấu trúc không gian chính của Đô thị được quy hoạch chọn lựa trong mối tương quan của cảnh quan khu vực đem lại (địa thế sông ngòi, núi đồi, các trục giao thông kết nối chính,....). Cấu trúc của Đô thị được xác định từ điểm nhấn chính là trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp mở ra sông Bằng và sông Hiến. Chiều cao của đô thị được quy hoạch thấp dần ra phía bờ sông.

Tổ chức các hướng nhìn chính xuất phát từ khu trung tâm chính của đô thị ở phía Đông và phía Tây khu vực thiết kế hướng về phía sông Bằng và sông Hiến, kết hợp với địa hình tự nhiên của khu vực và các cụm cây xanh mặt nước và các tuyến giao thông để tổ chức các trục cảnh quan và ngắm cảnh chính.

Ngoài các khu vực phát triển mới và khu dân cư hiện trạng, khai thác vùng cảnh quan phía đầu cầu sông Hiến và cầu Bằng Giang, vùng thềm sát sông Bằng và sông Hiến  để xây dựng vùng sinh thái và gìn giữ giá trị cảnh quan cho khu vực.

4.5. Cơ cấu tổ chức không gian quy hoạch:

4.5.1. Phân vùng quy hoạch:

Khu vực phường Hợp Giang có vị trí trung tâm thị xã Cao Bằng. Khu vực này là trung tâm hành chính, chính trị, giáo dục, văn hoá TDTT, thương mại dịch vụ của thị xã Cao Bằng. Có hệ thống giao thông kết nối thuận lợi và đã được đầu tư tương đối hành chỉnh. Dựa vào địa hình tự nhiên và những lợi thế phát triển dự kiến phân vùng quy hoạch cho khu vực như sau:

- Vùng 1: Phát triển mở rộng khu trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp cho thị xã.

- Vùng 2: Vùng dân cư cải tạo, nâng cấp

- Vùng 3: Vùng cây xanh sinh thái cảnh quan và vui chơi giải trí.

Trong quá trình phát triển đô thị cần thiết phải di giời một số hộ dân để phục vụ công tác mở đường và xây dựng công trình công cộng và tạo lập giá trị cảnh quan cho thị xã. Các khu dân cư di dời sẽ được bố trí tái định cư tại chỗ vào các khu vực dân cư mới.

Các khu vực dân cư hiện có được cải tạo, nâng cấp và cung cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

4.5.2
Cơ cấu tổ chức các phương án quy hoạch:
Đồ án đề xuất 02 phương án cơ cấu tổ chức quy hoạch. Về cơ bản hai phương án có vị trí phân khu chức năng tương đồng nhưng về hình thái đô thị và tổ chức giao thông có sự khác biệt.
Phương án 1




Phương án 2
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Những điểm giống nhau:
- Khu nhà ở hiện trạng được cải tạo chỉnh trang nâng cấp hạ tầng kỹ thuật.

- Khu trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp bố trí tại các khu vực trên cơ sở di giời và chuyển đổi chức năng sử dụng đất của một số cơ quan ban ngành của Tỉnh.

- Khu cây xanh sinh thái cảnh quan bố trí tại vùng thềm sông Bằng, sông Hiến.

Những điểm khác nhau:
Phương án 01: 

Cải tạo không triệt để một số điểm:
- Tại nút ngã tư giữa cầu sông Hiến với tuyến đường Hoàng Đình Giong.
- Vùng cảnh quan thềm sông tác động hạn chế (không di giời một số hộ dân cư ven sông)

Phương án 02: 

- Cải tạo nút ngã tư đầu cầu sông Hiến bằng việc tổ chức hệ thống cây xanh mặt nước, quảng trường làm điểm nhấn cảnh quan (cửa ngõ vào trung tâm của phường).

- Di giời một số hộ dân vùng thềm sông Bằng để tổ chức thành vùng cây xanh cảnh quan kết hợp với một số công trình dịch vụ phục vụ cho thị xã.

- Tôn trọng những dự án đã và đang triển khai trên khu vực nghiên cứu thiết kế.

Qua phân tích so sánh hai phương án, lựa chọn Phương án 2 để triển khai quy hoạch sử dụng đất.

4.6. Quy hoạch sử dụng đất:
4.6.1. Quan điểm sử dụng đất:

- Khai thác triệt để quỹ đất để sử dụng vào mục đích xây dựng các khu dịch vụ thương mại, dịch vụ hỗn hợp, cây xanh công viên, khu ở và các khu chức năng trong khu ở.

- Tôn trọng các tuyến hành lang kỹ thuật hiện trạng, kết hợp để tạo các không gian cây xanh cảnh quan đóng góp cho thành phố và khu đô thị.
- Khai thác các vùng cảnh quan có giá trị của phường Hợp Giang, kết hợp để tạo các không gian cây xanh cảnh quan đóng góp cho thị xã và khu đô thị.

4.6.2. Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất:
 Khu vực thiết kế có tổng diện tích 104 ha, trong đó đất ở chiếm 31,1%; đất công trình công cộng, dịch vụ thương mại tổng hợp, dịch vụ hỗn hợp chiếm 9,4%; đất cây xanh mặt nước trong khu vực thiết kế chiếm ; đất giao thông chiếm 20,96% ; đất cơ quan chiếm 7,3%; đất di tích tôn giáo chiếm 0,9%.

Bảng 9: Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất trong khu vực thiết kế:
	TT
	Loại đất
	Hiện trạng
	Quy hoạch
	Tăng giảm

quỹ đất

	
	
	Diện tích (ha)
	%
	m2/ng
	Diện tích (ha)
	%
	m2/ng
	

	
	Tổng diện tích khu đất quy hoạch
	104
	100
	
	104
	100
	
	0

	A1
	Đất các công trình trong đơn vị ở
	36,31
	34,9
	31,7
	41,88
	40,3
	33
	5,57

	A1.1
	Đất  ở
	30,72
	29,5
	26,8
	33,1
	31,8
	26,1
	2,38

	
	 - Đất nhà ở hiện trạng cải tạo
	30,72
	29,5
	26,8
	30,72
	29,5
	24,2
	0

	
	 - Đất nhà ở liền kề
	
	
	
	2,38
	2,3
	1,87
	2,38

	A1.2
	Đất các công trình công cộng phục vụ dân cư trong khu vực thiết kế
	2,24
	2,2
	1,95
	2,76
	2,7
	2,17
	0,52

	a
	Đât công trình giáo dục
	2,23
	2,1
	1,94
	2,23
	2,1
	1,76
	0

	
	- Đất trường mầm non
	0,57
	0,5
	0,5
	0,57
	0,5
	0,45
	0

	s
	- Đất tiểu học
	0,79
	0,8
	0,69
	0,79
	0,8
	0,62
	0

	
	- Đất trung học cơ sở
	0,87
	0,84
	0,76
	0,87
	0,84
	0,68
	0

	b
	Đất công trình y tế
	0,0079
	0,008
	0,007
	0,11
	0,11
	0,09
	0,1021

	
	- Đất trạm y tế
	0,0079
	
	0,007
	0,11
	
	
	0,1021

	c
	Đất công trình dịch vụ thương mại
	
	
	
	0,15
	0,14
	0,12
	0,15

	d
	Đất công trình văn hóa
	
	
	
	0,27
	0,26
	0,21
	0,27

	A1.3
	Đất cây xanh -TDTTkhu ở
	0,15
	0,14
	0,13
	0,99
	0,95
	0,78
	0,84

	A1.4
	Đất giao thông nội bộ
	3,2
	3,1
	2,79
	5,03
	4,8
	3,96
	1,83

	A2
	Đất các công trình ngoài đơn vị ở
	40,9
	39,3
	35,7


	49,27
	47,4
	38,8
	8,37

	A2.1
	Đất các công trình công cộng phục vụ khu vực thiết kế+ngoài phạm vi khu vực thiết kế
	7,13
	6,9
	6,22
	9,27
	8,9
	7,3
	2,14

	a
	Đất trường PTTH và dạy nghề
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Đất dịch vụ, công cộng thương mại
	4,03
	
	3,52
	8,67
	8,3
	6,8
	4,64

	c
	Đất công trình văn hóa
	3,1
	
	2,7
	0,6
	0,6
	0,47
	- 2,5

	A2.2
	Đất trụ sở cơ quan
	12,06
	11,6
	10,5
	7,59
	7,3
	5,96
	- 4,47

	A2.3
	Đất giao thông đô thị
	17,53
	16,9
	15,3
	24,58
	23,6
	19,4
	7,05



	A2.4
	Đất cây xanh công viên tập trung
	3,05


	2,9
	2,7
	3,15
	3,0
	2,48
	0,1

	A2.5
	Đất cây xanh cảnh quan
	
	
	
	3,6
	3,5
	2,83
	3,6

	A2.6
	Đất quân sự
	0,12
	0,1
	0,1
	0,12
	
	
	0

	A2.7
	Đất tôn giáo, di tích
	0,96
	0,9
	0,84
	0,96
	0,9
	
	0

	A2.8
	Đất đầu mối
	0,05
	0,04
	0,04
	
	
	
	- 0,05

	A3
	Đất khác
	26,79
	28,4
	
	12,85
	12,4
	
	-13,94

	A3.1
	Đất màu
	10,95
	10,5
	
	
	
	
	- 10,95

	A3.2
	Đất vườn tạp
	2,15
	2,1
	
	
	
	
	-2,15

	A3.3
	Đất khác 
	0,84
	0,4
	
	
	
	
	-0,84

	A3.4
	Mặt nước
	12,85
	12,4
	
	12,85
	
	
	0


4.6.3. Công trình dịch vụ công cộng:
Công trình dịch vụ công cộng được thiết kế theo hai cấp, cấp phục vụ đô thị và cấp phục vụ đơn vị ở với tổng diện tích là 9,8 ha chiếm 9,4% tổng diện tích đất quy hoạch. 

 Các công trình dịch vụ đô thị bao gồm: Các công trình phục vụ chung cho toàn khu đô thị và thị xã như: Trung tâm thương mại, trung tâm văn hóa, siêu thị, công trình dịch, công trình dịch vụ hỗn hợp, bưu điện, khách sạn, ngân hàng....

Công trình dịch vụ công cộng trong đơn vị ở, đáp ứng nhu cầu phục vụ cho khu vực thiết kế và cân đối với các khu vực lân cận bao gồm: Nhà văn hoá cụm dân cư (hội quán), trạm y tế và một số dịch vụ công cộng cần thiết khác. Bán kính phục vụ tối đa của các công trình công cộng trong đơn vị ở là 500m.

Bảng 10:  Các chỉ tiêu sử dụng đất công trình công cộng đô thị.

	 
	Thuộc 
	 
	Diện 
	Mật độ
	Tầng cao
	HSSD

	Stt
	lô đất
	Hình thức đầu t​ư
	tích
	XD(%)
	khống
	đất

	 
	 
	 
	®Êt(ha)
	 
	chế
	 

	 
	 
	Đất công cộng trong đơn vị ở
	0,53
	 
	 
	 

	2.10
	CC10
	Công cộng th​ương mại dịch vụ tổng hợp
	0,06
	30-35
	3 - 9
	1 - 3

	2.14
	CC14
	Công cộng th​ương mại dịch vụ tổng hợp
	0,09
	30-35
	3 - 9
	1 - 3

	2.18
	CC18
	Nhà văn hoá 
	0,04
	25-30
	1-3
	0,3-1

	2.19
	CC19
	Trạm y tế
	0,05
	20-30
	1-3
	0,3-1

	2.20
	CC20
	Nhà văn hoá cụm dân phố
	0,05
	30-40
	1-3
	0,3-1

	2.21
	CC21
	Nhà văn hoá cụm dân phố
	0,06
	30-40
	1-3
	0,3-1

	2.22
	CC22
	Trạm y tế
	0,06
	30-40
	1-3
	0,3-1

	2.23
	CC23
	Nhà văn hoá cụm dân phố
	0,05
	30-40
	1-3
	0,3-1

	2.24
	CC24
	Nhà văn hoá cụm dân phố
	0,03
	30-40
	1-3
	0,3-1

	2.25
	CC25
	Nhà văn hoá cụm dân phố
	0,04
	30-40
	1-3
	0,3-1

	 
	 
	Đất công cộng đô thị
	3,71
	 
	 
	 

	2.1
	CC1
	Công cộng th​ương mại dịch vụ tổng hợp
	0,14
	30-35
	3-9
	0,3-2,7

	2.2
	CC2
	Công cộng thư​ơng mại dịch vụ tổng hợp
	0,23
	30-35
	3-9
	0,3-2,7

	2.3
	CC3
	Khách sạn Thành Loan
	0,02
	30-40
	3-9
	0,3-2,7

	2.4
	CC4
	Nhà văn hoá trung tâm
	0,6
	20-25
	1-5
	0,5-1

	2.5
	CC5
	Khách sạn Bằng Giang
	0,41
	30-40
	3-9
	0,3-2,7

	2.6
	CC6
	Chợ trung tâm
	0,05
	25-30
	1-5
	0,5-1

	2.7
	CC7
	Chợ trung tâm
	0,71
	25-30
	1-5
	0,5-1

	2.8
	CC8
	Công cộng th​ương mại dịch vụ tổng hợp
	0,19
	30-35
	3-9
	0,3-2,7

	2.9
	CC9
	Khách sạn H​ương Sen
	0,03
	30-40
	3-9
	0,3-2,7

	2.11
	CC11
	Nhà khách uỷ ban
	0,64
	30-35
	3-9
	0,3-2,7

	2.12
	CC12
	Bia liệt sỹ ph​ường Hợp Giang
	0,04
	 
	 
	 

	2.13
	CC13
	Khách sạn Thành Trung
	0,05
	30-40
	3-9
	0,3-2,7

	2.15
	CC15
	Công cộng th​ương mại dịch vụ tổng hợp
	0,008
	30-35
	3-9
	0,3-2,7

	2.16
	CC16
	T​ượng đài
	0,55
	 
	 
	 

	2.17
	CC17
	DVCC
	0,04
	30-40
	1-3
	0,3-1

	 
	 
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	5,56
	 
	 
	 

	3.1
	DV1
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	0,38
	35-40
	3-9
	0,9-3

	3.2
	DV2
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	0,28
	35-40
	3-9
	0,9-3

	3.3
	DV3
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	0,02
	35-40
	5-7
	0,9-3

	3.4
	DV4
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	0,04
	35-40
	5-7
	0,9-3

	 
	DV5
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	0,44
	35-40
	5-12
	3,23

	3.6
	DV6
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	0,28
	35-40
	3-9
	0,9-3

	3.7
	DV7
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	0,03
	35-40
	3-5
	0,3-1

	3.8
	DV8
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	0,44
	35-40
	3-9
	0,9-3

	3.9
	DV9
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	0,07
	35-40
	3-9
	0,9-3

	3.10
	DV10
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	0,12
	35-40
	3-9
	0,9-3

	3.11
	DV11
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	0,05
	35-40
	3-9
	0,9-3

	3.12
	DV12
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	0,11
	35-40
	3-9
	0,9-3

	3.13
	DV13
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	0,68
	35-40
	3-12
	0,9-5

	3.14
	DV14
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	0.82
	35-40
	5-12
	0,9-5

	3.15
	DV15
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	0.27
	35-40
	5-9
	0,9-5

	3.16
	DV16
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	0.38
	35-40
	5-7
	0,9-5

	3.17
	DV17
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	0.05
	35-40
	3-15
	0,9-5

	3.18
	DV18
	Đất hỗn hợp, UBND phường Hợp Giang
	0.10
	35-40
	3-5
	0,9-3

	3.19
	DV19
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	0.08
	35-40
	3-9
	0,9-5

	3.20
	DV20
	TT bồi dưỡng nghiệp vụ chính trị
	0.09
	35-40
	3-9
	0,9-5

	3.21
	DV21
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	0.15
	35-40
	3-9
	0,9-5

	3.22
	DV22
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	0.06
	35-40
	3-9
	0,9-5

	3.23
	DV23
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	0.25
	35-40
	3-9
	0,9-5

	3.24
	DV24
	Đất dịch vụ hỗn hợp
	0.37
	35-40
	5-10
	0,9-5


4.6.4. Công trình giáo dục:
Công trình giáo dục được bố trí và tính toán trên cơ sở cân đối giữa quy mô dân số cụ thể của khu đô thị với các cấp học; THCS, tiểu học, mầm non. Tổng diện tích 2,23 ha chiếm 2,1% tổng diện tích đất quy hoạch.
Bảng 11: Chỉ tiêu sử dụng đất công trình giáo dục.
	 
	Thuộc 
	 
	Diện 
	Mật độ
	Tầng cao
	HSSD

	Stt
	lô đất
	Hình thức đầu tư​
	tích
	XD(%)
	khống
	đất

	 
	 
	 
	®Êt(ha)
	 
	chế
	 

	IV 
	 
	Đất tr​ường
	2,23
	 
	 
	 

	4.1
	TH1
	Trư​ờng tiểu học 
	0,1
	20-25
	1-3
	0,3-1

	4.2
	TH2
	Trư​ờng tiểu học Hợp Giang
	0,69
	20-25
	1-3
	0,3-1

	4.3
	TH3
	Mẫu giáo 1-6
	0,22
	15-20
	1-3
	0,3-1

	4.4
	TH4
	Mầm non 10-3
	0,35
	15-20
	1-3
	0,3-1

	4.5
	TH5
	Tr​ường THCS Hợp Giang
	0,87
	22-25
	1-3
	0,3-1


4.6.5.  Công trình cơ quan, dịch vụ đô thị: 

Đất cơ quan trên địa bàn phường Hợp Giang có diện tích 7,59ha chiếm tỷ lệ 7,3% tổng diện tích đất quy hoạch. 
	 
	Thuộc 
	 
	Diện 
	Mật độ
	Tầng cao
	HSSD

	Stt
	lô đất
	Hình thức đầu t​
	tích
	XD(%)
	khống
	đất

	 
	 
	 
	®Êt(ha)
	 
	chế
	 

	V
	 
	Cơ quan
	7,59
	 
	 
	 

	5.1
	CQ1
	Nhà văn hóa (CH giới thiệu SP x.măng)
	0,04
	30
	1-3
	0,3-0,9

	5.2
	CQ2
	Công ty t​ư vấn XD
	0,1
	30
	3-5
	0,9-01,5

	5.3
	CQ3
	Ban QL khu di tích Pắc Bó,
	0,25
	28
	2-5
	0,6-01,5

	 
	 
	Ban QL khu di tích Hồ Chí Minh
	 
	 
	 
	 

	5.4
	CQ4
	Công ty xây lắp
	0,1
	25
	3-5
	0,7-01,3

	5.5
	CQ5
	Nhà nghỉ của cơ quan điện lực
	0,05
	40
	5-7
	1 - 3

	5.6
	CQ6
	Cty TNHH một thành viện môi trư​ờng
	0,09
	25
	3-5
	0.8-1,3

	5.7
	CQ7
	Cty sách thiết bị trư​ờng học
	0,03
	30
	3-5
	0.9-1,5

	5.8
	CQ8
	UBND tỉnh Cao Bằng
	1,23
	30
	3-5
	0,7-1

	5.9
	CQ9
	Đất hỗn hợp, văn phòng (Tỉnh uỷ)
	1,26
	30
	3-9
	0,9-2

	5.10
	CQ10
	Cty sản xuất kinh doanh tổng hợp
	0,05
	25-30
	3-5
	0.8-1,5

	5.11
	CQ11
	TT giới thiệu việc làm
	0,09
	30
	3-5
	0.9-1,5

	 
	 
	Chi cục tiêu chuẩn đo l​ường chất l​ượng
	 
	 
	 
	 

	5.12
	CQ12
	Viện kiểm sát
	0,02
	30
	3-5
	0.9-1,5

	5.13
	CQ13
	Văn phòng, dịch vụ (UBND p. Hợp Giang)
	0,03
	28
	3-9
	0,9-3

	5.14
	CQ14
	Phòng cảnh sát giao thông
	0,06
	25
	3-5
	0.9-1,5

	5.15
	CQ15
	Văn phòng, dịch vụ ( Phòng NN & NT)
	0,02
	30
	3-5
	0.9-1,5

	5.16
	CQ16
	Trung tâm hư​ớng nghiệp tổng hợp
	0,03
	30
	3-5
	0.9-1,5

	5.17
	CQ17
	TT năng khiếu thanh niên (UBND thị xã)
	0,7
	28
	3-7
	0,9-2

	5.18
	CQ18
	Th​ư viện
	0,07
	30
	3-5
	0.9-1,5

	5.19
	CQ19
	Chi cục thuế
	0,03
	30
	3-5
	0.9-1,5

	5.20
	CQ20
	Uỷ ban dân số
	0,04
	25
	3-5
	0.9-1,5

	5.21
	CQ21
	Công ty sổ xố
	0,02
	25
	3-5
	0.9-1,5

	5.22
	CQ22
	Đài phát thanh truyền hình
	0,4
	30
	3-5
	0.9-1,5

	5.23
	CQ23
	Chi cục kiểm tra sau thông quan
	0,03
	30
	3-5
	0.9-1,5

	5.24
	CQ24
	Phòng đăng ký quyền sử dụng đất
	0,01
	30
	3-5
	0.9-1,5

	5.25
	CQ25
	Đất hỗn hợp dịch vụ (UBND P. sông Hiến)
	0,05
	28
	3-9
	0.9-2,5

	5.26
	CQ26
	Công an phư​ờng
	0,01
	25
	3-9
	0.9-2,5

	5.27
	CQ27
	Kho bạc
	0,07
	25
	3-9
	0.9-2,5

	5.28
	CQ28
	Ngân hàng phát triển việt nam
	0,07
	30
	3-9
	0.9-2,5

	5.29
	CQ29
	Cục thống kê
	0,09
	30
	3-9
	0.9-2,5

	5.30
	CQ30
	Cục thuế
	0,09
	30
	3-9
	0.9-2,5

	5.31
	CQ31
	Ngân hàng đầu t​ư
	0,09
	30
	3-9
	0.9-2,5

	5.32
	CQ32
	B​ưu điện
	0,36
	28
	3-9
	0.9-2,5

	5.33
	CQ33
	Ngân hàng nông nghiệp PT nông thôn
	0,48
	28
	3-9
	0.9-2,5

	5.34
	CQ34
	Công ty cổ phần gang thép Cao Bằng
	0,14
	30
	3-9
	0.9-2,5

	5.35
	CQ35
	Công ty chè
	0,06
	25
	3-9
	0.9-2,5

	5.36
	CQ36
	Phòng quản lý xuất nhập cảnh
	0,06
	25
	3-5
	0.9-1,5

	5.37
	CQ37
	Đoàn nghệ thuật
	0,13
	25
	3-5
	0.9-1,5

	5.38
	CQ38
	Toà án
	0,19
	30
	3-5
	0.9-1,5

	5.39
	CQ39
	Viện kiểm sát tỉnh
	0,2
	30
	3-5
	0.9-1,5

	5.40
	CQ40
	Nhà văn hóa thiếu nhi
	0,2
	30
	3-5
	0.9-1,5

	5.41
	CQ41
	Công an tỉnh, công an thị xã
	0,26
	28
	3-9
	0.9-2,5

	5.42
	CQ42
	Đất văn hóa, dịch vụ (triển lãm)
	0,29
	25
	3-5
	0.9-1,5


4.6.6.  Các khu cây xanh, công viên: 

Các khu cây xanh - TDTT được phân bố tương đối đồng đều trong toàn phường, khai thác cảnh quan và địa hình tự nhiên, tạo ra các công viên cây xanh với bán kính phục vụ tối đa 1 km, cây xanh công viên có chức năng phục vụ cho toàn đô thị và liên khu vực, các khu cây xanh sân chơi phục vụ trong các đơn vị ở. Diện tích đất cây xanh công viên, TDTT trong đơn vị ở là 0,77ha; tổng diện tích đất quy hoạch và cây xanh cảnh quan và câ xanh TDTT ngoài đơn vị ở diện tích 6,97 ha. Tổng diện tích đất cây xanh quy hoạch là 7,74ha chiếm 7,45% tổng diện tích đất quy hoạch.

Bảng 12:  Các chỉ tiêu sử dụng đất cây xanh công viên - TDTT.
	 
	Thuộc 
	 
	Diện 
	Mật độ
	Tầng cao

	Stt
	lô đất
	Hình thức đầu t​ư
	tích
	XD(%)
	khống

	 
	 
	 
	®Êt(ha)
	 
	chế

	 
	 
	Cây xanh trong đơn vị ở
	0,77
	 
	 

	6.1
	CX1
	Cây xanh v​ườn hoa trong đơn vị ở
	0,12
	 
	 

	6.2
	CX2
	Cây xanh v​ườn hoa trong đơn vị ở
	0,04
	 
	 

	6.5
	CX5
	Cây xanh v​ườn hoa trong đơn vị ở
	0,06
	 
	 

	6.6
	CX6
	Cây xanh v​ườn hoa trong đơn vị ở
	0,03
	 
	 

	6.7
	CX7
	Cây xanh v​ườn hoa trong đơn vị ở
	0,02
	 
	 

	6.8
	CX8
	Cây xanh v​ườn hoa trong đơn vị ở
	0,03
	 
	 

	6.9
	CX9
	Cây xanh vư​ờn hoa trong đơn vị ở
	0,07
	 
	 

	6.12
	CX12
	Cây xanh vư​ờn hoa trong đơn vị ở
	0,08
	 
	 

	6.13
	CX13
	Cây xanh v​ườn hoa trong đơn vị ở
	0,14
	 
	 

	6.14
	CX14
	Cây xanh v​ườn hoa trong đơn vị ở
	0,04
	 
	 

	6.15
	CX15
	Cây xanh vư​ờn hoa trong đơn vị ở
	0,05
	 
	 

	6.16
	CX16
	Cây xanh v​ườn hoa trong đơn vị ở
	0,09
	 
	 

	 
	 
	Cây xanh đô thị
	6,97
	 
	 

	6.4
	CX4
	Cây xanh TDTT
	2,1
	20
	1

	6.10
	CX10
	Cây xanh công viên đô thị
	0,3
	20
	1

	6.11
	CX11
	Cây xanh công viên đô thị
	0,75
	30
	1

	6.3
	CX3
	Cây xanh cảnh quan
	0,22
	 
	 

	6.18
	CX17
	Cây xanh cảnh quan
	0,16
	 
	 

	6.19
	CX18
	Cây xanh cảnh quan
	1,13
	 
	 

	6.20
	CX19
	Cây xanh cảnh quan
	0,24
	 
	 

	6.21
	CX20
	Cây xanh cảnh quan
	0,1
	 
	 

	6.22
	CX21
	Cây xanh cảnh quan
	0,15
	 
	 

	6.23
	CX22
	Cây xanh cảnh quan
	0,8
	 
	 

	6.24
	CX23
	Cây xanh cảnh quan
	0,17
	 
	 

	6.25
	CX24
	Cây xanh cảnh quan
	0,07
	 
	 

	6.26
	CX25
	Cây xanh cảnh quan
	0,22
	 
	 

	6.27
	CX26
	Cây xanh cảnh quan
	0,07
	 
	 

	6.28
	CX27
	Cây xanh cảnh quan
	0,07
	 
	 

	6.29
	CX28
	Cây xanh cảnh quan
	0,11
	 
	 

	6.30
	CX29
	Cây xanh cảnh quan
	0,31
	 
	 


4.6.7. Quy hoạch sử dụng đất các khu nhà ở:

Để quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu vực thiết kế, và cải tạo cảnh quan cho phường Hợp Giang, một số ngôi nhà ở bị phá dỡ hoàn toàn hoặc phá dỡ một phần.
Các hộ trong diện phải di dời sẽ được tái định cư tại các khu dân cư mới trong khu vực thiết kế.

Đất ở có tổng diện tích 33,1 ha chiếm 31,8% tổng diện tích đất nghiên cứu - chỉ tiêu 26,1 m2/người. Tổng số dân là: 12701 người; Tổng số hộ là: 3175 hộ. Đất ở được quy hoạch với 2 loại hình nhà ở:
- Nhà ở hiện trạng cải tạo xen cấy diện tích 30,72 ha chiếm 92,8% diện tích đất ở. Số hộ 2971 hộ, số dân 11885 người.

- Nhà ở liên kề xây mới diện tích 2,38 ha chiếm 7,2% diện tích đất ở. Số hộ 204 hộ, số dân 816 người.

a- Nhà ở hiện trạng cải tạo:

Nhà ở hiện trạng cải tạo diện tích 30,72 ha chủ yếu là nhà liền kề chiếm 92,8% diện tích đất ở. Mật độ xây dựng tối đa cho phép là 90%, tầng cao quy hoạch trong các khu vực này từ 1-5 tầng, số hộ 2971 hộ, số dân 11885 người.

Bảng 13: Các chỉ tiêu sử dụng đất ở nhà hiện trạng cải tạo

	 
	Thuộc 
	 
	Diện 
	Mật độ
	Tầng cao
	HSSD

	Stt
	lô đất
	Hình thức đầu t​ư
	tích
	XD(%)
	khống
	đất

	 
	 
	 
	®Êt(ha)
	 
	chế
	 

	I
	 
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	30,72
	 
	 
	 

	1.1
	OH1
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,53
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.2
	OH2
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,34
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.3
	OH3
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,87
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.4
	OH4
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,04
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.5
	OH5
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,46
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.6
	OH6
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,41
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.7
	OH7
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,37
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.8
	OH8
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	2,53
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.9
	OH9
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,09
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.10
	OH10
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,18
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.11
	OH11
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,15
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.12
	OH12
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	1,52
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.13
	OH13
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,47
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.14
	OH14
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	1,64
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.15
	OH15
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	1,9
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.16
	OH16
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	1,04
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.17
	OH17
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,69
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.18
	OH18
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	1,56
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.19
	OH19
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	2
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.20
	OH20
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,42
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.21
	OH21
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,22
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.22
	OH22
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,73
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.23
	OH23
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,29
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.24
	OH24
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,42
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.25
	OH25
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,09
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.26
	OH26
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,31
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.27
	OH27
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,29
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.28
	OH28
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,56
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.29
	OH29
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	2,2
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.30
	OH30
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	1,36
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.31
	OH31
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,38
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.32
	OH32
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,69
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.33
	OH33
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,23
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.34
	OH34
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,53
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.35
	OH35
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,38
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.36
	OH36
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	1,63
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.37
	OH37
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,97
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.38
	OH38
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,32
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.39
	OH39
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,63
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.40
	OH40
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,5
	70-90
	1-5
	0,4-4,5

	1.41
	OH41
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	0,78
	70-90
	1-5
	0,4-4,5


b- Nhà ở liên kế xây mới:

Nhà ở nhà liên kề xây mới diện tích 2,38ha - chiếm 7,4% diện tích đất ở . Chỉ tiêu đất trung bình của nhà liên kế là 80-120 m2/hộ. Mật độ tối đa cho phép là 80%, tầng cao 1- 4 tầng. Số hộ 204 hộ, số dân 816 người.

Bảng 14: Các chỉ tiêu sử dụng đất ở nhà liền kề.

	 
	Thuộc 
	 
	Diện 
	Mật độ
	Tầng cao
	HSSD

	Stt
	lô đất
	Hình thức đầu t​ư
	tích
	XD(%)
	khống
	đất

	 
	 
	 
	®Êt(ha)
	 
	chế
	 

	 
	 
	Đất ở liền kề
	2,38
	 
	 
	 

	1.41
	OM1
	Đất ở liền kề
	0,47
	60-80
	1-4
	0,7-4

	1.42
	OM2
	Đất ở liền kề
	0,24
	60-80
	1-4
	0,7-4

	1.43
	OM3
	Đất ở liền kề
	0,11
	60-80
	1-4
	0,7-4

	1.44
	OM4
	Đất ở liền kề
	0,31
	60-80
	1-4
	0,7-4

	1.45
	OM5
	Đất ở liền kề
	0,18
	60-80
	1-4
	0,7-4

	1.46
	OM6
	Đất ở liền kề
	0,25
	60-80
	1-4
	0,7-4

	1.47
	OM7
	Đất ở liền kề
	0,36
	60-80
	1-4
	0,7-4

	1.48
	OM8
	Đất ở liền kề
	0,35
	60-80
	1-4
	0,7-4

	1.49
	OM9
	Đất ở liền kề
	0,07
	60-80
	1-4
	0,7-4

	1.50
	OM10
	Đất ở liền kề
	0,04
	60-80
	1-4
	0,7-4


4.7. Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan: 

4.7.1. Quan điểm:

- Khu vực nghiên cứu thiết kế là khu trung tâm hành chính, chính trị, trung tâm thương mại dịch vụ, văn hoá, giáo dục, các khu cây xanh công viên và khu nhà ở của tỉnh và thị xã, đồng thời nằm ở vị trí trung tâm của thị xã Cao Bằng do đó quan điểm xây dựng phải có hình ảnh hiện đại, ấn tượng, đậm đà bản sắc, có môi trường cảnh quan hấp dẫn để đáp ứng nhu cầu đa dạng cho người dân sống trong khu vực và của thị xã Cao Bằng.

- Tổ hợp và hợp khối các công trình chức năng thành từng cụm để tạo không gian cảnh quan kiến trúc có nhịp điệu phong phú, hài hoà sinh động và làm điểm nhấn cảnh quan cho khu trung tâm và trên các trục đường, trục cảnh quan.

- Điều chỉnh, cải tạo và di chuyển những công trình hiện trạng cũ trong khu vực thiết kế làm ảnh hưởng lớn đến sự đồng bộ hài hoà và hoàn thiện không gian cũng như bộ mặt mỹ quan kiến trúc toàn khu vực.

4.7.2. 
Tổ chức không gian quy hoạch - kiến trúc:

Với quan điểm trên việc tổ chức không gian đô thị được dự kiến như sau:

	Tổ chức không gian quy hoạch toàn khu đô thị theo các hình thái không gian quy hoạch “Trục và lõi”, các chức năng trong khu đô thị được tổ chức thành từng đoạn tuyến kết hợp các cụm.

	


Không gian các công trình chức năng được bố trí với các giải pháp quy hoạch sau:
* Khu dân cư hiện trạng cải tạo:
- Bảo tồn kiến trúc đặc trưng và truyền thống của khu dân cư. Bổ xung hệ thống công trình dịch vụ, hệ thống công trình hạ tầng xã hội như: trường mầm non, trường hộc, nhà văn hoá cụm dân phố, khu cây xanh nghỉ ngơi và vui chơi.

- Bổ xung đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối với khu vực phát triển khác.

Hiện trạng





Quy Hoạch
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* Khu dân cư xây dựng mới:
- Các đơn vị ở được phân biệt rõ bằng mạng lưới đường giao thông chính đô thị và liên hệ với nhau theo các tuyến đường liên khu vực và khu vực. Tại các đơn vị ở bố trí một “lõi” trung tâm bao gồm : cây xanh, nhà văn hoá cụm dân cư, trường học, trường mầm non và sân TDTT.

- Không gian kiến trúc khu dân cư được tổ chức hài hoà và làm tăng vẻ đẹp cảnh quan khu đô thị bằng sự kết hợp giữa các loại hình nhà ở đa dạng.

+ Nhà ở liền kề: Tổ chức theo giải pháp ô cờ tạo ra các trục phố, tuyến phố. Đồng thời phối hợp không gian đóng – mở dải theo trục đường nhằm hạn chế sự buồn tẻ của mặt đứng các dãy phố. Nhà ở liền kề được xác định theo giới hạn chỉ giới đường đỏ và mức độ mở rộng của chỉ giới xây dựng.
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* Khu trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp: 
- Được tổ chức trên cơ sở chuyển đổi chức năng sử dụng đất của một số khu vực đất cơ quan ( theo quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng). Đồng thời bố trí tại các nút giao thông chính, có điểm nhìn đẹp và có giá trị cảnh quan.

- Các công trình thương mại dịch vụ tổng hợp được tổ chức theo giải pháp tạo không gian quảng trường hội tụ hướng tâm của quần thể công trình trên các điểm nút giao nhau của các trục phố. Các quảng trường bố trí vườn hoa, đài phun nước và cụm biểu tượng nhỏ góp phần tạo nên các điểm nhấn không gian ba chiều hoàn chỉnh, chính yếu và thuận tiện cho hoạt động của người dân. Cụm công trình này có chiều cao từ 3 – 18 tầng đóng vai trò chủ đạo về hình khối là điểm nhấn chính yếu trên toàn khu đô thị.

* Hệ thống các công trình hạ tầng xã hội: 
- Các công trình hạ tầng xã hội thiết yếu để phục vụ người dân sống trong khu đô thị như: Nhà sinh hoạt văn hoá các cụm dân cư khối phố (hội quán), nhà trẻ, trường học, trạm y tế,… được bố trí tại trung tâm các nhóm nhà ở, đảm bảo bán kính phục vụ ngắn nhất.

* Hệ thống không gian mở: 
Hệ thống không gian mở là sự kết hợp giữa hệ thống mặt nước, cây xanh công viên ven mặt nước, các quảng trường đô thị, không gian đường phố và các không gian cây xanh sân chơi công cộng trong các nhóm công trình.

Giải pháp kết nối các không gian mở:

- Hệ thống mặt nước: Tạo cơ hội tiếp cận tối đa cho cộng đồng với không gian mặt nước qua các tuyến đường giao thông chính đi ra vùng cảnh quan sông hồ, các tuyến đường đi bộ và đường khu vực đi ven mặt nước kết hợp với quảng trường mở ra thềm sông…. .

- Các quảng trường đô thị được quy hoạch tại các vị trí có tính chất hội tụ giao lưu, thuận lợi về cảnh quan và giao thông. Quan tâm tổ chức cảnh quan các quảng trường để tạo dựng những điểm nhìn đẹp để đón các hướng nhìn từ các trục đường chính và từ phía bên các sông.

- Các mảng xanh công cộng trong công viên được trồng kết hợp các thảm cỏ tạo cây xanh và thảm hoa theo dạng trang trí tạo cảnh quan hấp dẫn cho các không gian sử dụng. Các khu vực ven sông, ven hồ cảnh quan trồng các loại cây xanh phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng của khu vực thiết kế và mang lại cảm giac tự nhiên, ít phải chăm sóc. 

- Không gian dọc theo trục đường chính, dọc theo các tuyến giao thông đi bộ, xe đạp cần có giải pháp trồng cây xanh tạo bóng mát có thể dùng cây tán lớn hoặc tại các vị trí phù hợp nên tổ chức các pegola dọc đường và phủ bóng mát bằng các loại cây leo có hoa.

- Ngoài hệ thống mặt nước trong khu đô thị, chú trọng khai thác không gian cảnh quan mặt nước ngoài bờ kè sông Bằng và sông Hiến. Các tuyến đường đi bộ kết hợp  trên bờ kè tạo thành trục đi bộ ngắm cảnh và tạo dựng thành những tuyến nhìn cảnh quan đẹp. Ngoài ra ven bờ kè có thêm những chi tiết tạo cảnh quan đẹp và các điểm dừng chân và một số công trình dịch vụ để người đi bộ, đi xe đạp dừng chân ngắm cảnh.
4.7.3. Thiết kế đô thị: 
a. Phân vùng không gian chủ đạo:

Khu vực nghiên cứu gắn với các trục đường, trục cảnh quan của hai bờ sông do đó việc bố cục không gian kiến trúc cảnh quan được xác định theo các trọng điểm:

· Không gian các khu vực trọng tâm và điểm nhấn.

· Các tuyến và điểm nhìn quan trọng.

b. Bố cục không gian các khu vực trọng tâm và điểm nhấn:

Trên cơ sở không gian quy hoạch khu đô thị hai bên trục đường  xác định các khu vực trọng tâm bao gồm ba khu vực:
+ Khu vực 1: Khu vực trung tâm hành chính, chính trị của thị xã (nằm ở trung tâm của phường Hợp Giang, hai bên trục đường Hoàng Đình Giong)
+ Khu vực 2: Tại nút giao thông giữa cầu sông Hiến với tuyến đường đi Bắc Kạn.

+ Khu vực 3: Tại nút giao thông giữa đường Hoàng Đình Giong với đường Kim Đồng.
+ Khu vực 4: Tại cửa ngõ của phường Hợp Giang về phía Nam (khu vực sân khấu ngoài trời)

Đây là các cụm công trình hành chính, chính trị của thị xã Cao Bằng ( tương lai là thành phố Cao Bằng) và các công trình dịch vụ tổng hợp, công trình công cộng phục vụ cấp thị xã…., là tổ hợp các công trình có tính kinh tế và xã hội. Công trình không những phải thiết kế hiện đại mà còn phải nghiên cứu phối kết tổ hợp hình khối, đường nét để tạo nên tổng thể không gian công trình kiến trúc mang bản sắc của vùng miền.

Cụ thể:

Đối với khu vực 1:

Hiện trạng





Quy hoạch

	[image: image35.jpg]



Là khu trung tâm hành chính, chính trị và các cơ quan ban ngành của Tỉnh và Thị xã. Hiện tại một số công trình đã xuống cấp, công năng không linh hoạt, bó gọn trong các lô đất.
Cảnh quan xung quanh tổ hợp công trình ch​a đ​ợc nghiên cứu đầu tư​. Chư​a xây dựng đ​ược hình ảnh tổng thể trung tâm hành chính, chính trị.

Trung tâm hành chính chính trị và một số cơ quan ban ngành của tỉnh chuyển sang xã Đề thám và một số công trình dự kiến chuyển đổi chức năng. 
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Xác định đây vẫn là trung tâm hành chính chính trị của thị xã. Trung tâm văn hóa của thị xã. Dự kiến quy hoạch là trung tâm th​ơng mại tài chính của tỉnh.
Chuyển đổi chức năng UBND tỉnh thành trụ sở UBND thị xã. Khối nhà văn hóa trung tâm, Cung văn hóa thiếu nhi giao thị xã quản lý theo quyết định số 660/QĐ-UBND. 

Các cơ quan ban ngành chuyển đổi chức năng thành tổ hợp công trình hỗn hợp thư​ơng mại dịch vụ, văn phòng …

Lấy không gian quảng trư​ờng Hồ Chí Minh làm trung tâm cải tạo sân v​ườn các công trình xung quanh hài hòa, thống nhất. Nghiên cứu cải tạo lại toàn bộ hệ thống mặt lát vỉa hè và bó vỉa gốc cây….


Đối với khu vực 2:

Hiện trạng





Quy hoạch
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Hình ảnh hiện trạng tại nút giao thông cầu Sông Hiến là những công trình cấp 4 và một số công trình xây dựng trái phép ảnh h​ưởng xấu tới cảnh quan núi, sông và không gian cửa ngõ vào trung tâm thị xã Cao Bằng (thành phố Cao Bằng trong tương lai).
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Hiện tại tuyến đ​ường trung tâm 27m nối ph​ường Hợp giang với trung tâm Đề Thám đang triển khai xây dựng. Thấy rõ đ​ược vai trò nút giao thông cửa ngõ tại cầu sông Hiến, Điểm giao thoa giữa vùng cảnh quan núi và cảnh quan sông.

Tạo lập một không gian mở liên kết không gian cảnh quan núi và sông và tạo dấu ấn cảnh quan cửa ngõ cho trung tâm thị xã.

Kiến nghị chuyển đổi chức năng cụm công trình Sở giao thông, Liên đoàn lao động… thành tổ hợp công trình hỗn hợp cao tầng. Chợ xanh thành tổ hợp th​ương mại dịch vụ h​ướng sông.




Đối với khu vực 3:

Hiện trạng:





Quy hoạch:
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Hình ảnh hiện trạng tại nút giao thông cầu Sông bằng là những công trình hiện đang xuống cấp, lộn xộn đông đúc của chợ xanh. Cảnh quan tại nút giao thông và khách sạn Bằng giang ch​a đ​ợc quan tâm đầu tư​.
Do sự chuyển đổi mục đích sử dụng đất và di giời một số cơ quan chức năng đồng thời đây cũng là một cửa ngõ quan trọng về phía Nam của phường Hợp Giang cũng như thị xã Cao Bằng.
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Nhận định vai trò vị thế của nút giao thông cửa ngõ, Điểm giao thoa giữa trục th​ơng mại dịch vụ và trục cơ quan hành chính, trụ sở văn phòng.

Cải tạo cây xanh cảnh quan nút giao thông xứng tầm nút giao thông cửa ngõ. Quảng tr​ường cây xanh mặt lát lớn tạo điểm nhấn biến chuyển không gian. Khai thác hiệu quả qũy đất.

Kiến nghị chuyển đổi chức năng cụm công trình Sở giao thông, Liên đoàn lao động… thành tổ hợp công trình hỗn hợp cao tầng. Chợ xanh thành tổ hợp th​ương mại dịch vụ h​ướng sông.




Đối với khu vực 4:

Hiện trạng:





Quy hoạch:
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Khu vực sân khấu biểu diễn ngoài trời hiện đang xuống cấp và hoạt động không hiệu quả. Tình trạng xây dựng manh mún hiệu quả kinh tế, thẩm mỹ chư​a cao.
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Nhận định rõ lợi thế vị trí khu đất về giá trị cảnh quan cũng nh​ư giá trị văn hóa. Kiến nghị tập trung cải tạo cảnh quan xung quanh, di dời các kiot, chỉnh trang hè đường. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa.


* Các tuyến, điểm nhìn quan trọng:
Tuyến trục: Là không gian các trục giao thông, trục cây xanh cảnh quan có chức năng đóng góp vào bộ mặt đô thị. Trong đồ án này xác định các trục tuyến sau:
· Đ​ường Hoàng Đình Dong và đư​ờng Xuân Tr​ường: Là trục không gian chủ đạo Đông – Tây. Chuyển biến, xâu chuỗi các khu chức năng của khu vực nghiên cứu 
·  Đ​ường Bế Văn Đàn, đ​ường Kim Đồng nối với đư​ờng Vư​ờn Cam: Trục chính bắc nam của đô thị. Phố thầu cũ ( đ​ường Kim Đồng) là tuyến phố thư​ơng mại hiện hữu. Phố Bế Văn Đàn là tuyến phố tập trung các trụ sở cơ quan ban ngành.
·  Đ​ường Nguyễn Du: Trục không gian liên kết ph​ường Sông Bằng 
Điểm nhìn: Điểm nhìn quan trọng được xác định tại các khu vực cửa ngõ đô thị, điểm kết nối và giao thoa của các không gian công cộng chính, các điểm nhấn cao tầng, đặc trưng kiến trúc khu vực.
c. Các yêu cầu về tổ chức không gian và bảo vệ cảnh quan:

Yêu cầu về tổ chức không gian khu đô thị gắn với trục đường đảm bảo tính đặc thù theo từng cụm chức năng, vừa có sự giao thoa và hoà nhập sống động trên toàn trục đường.
Mỗi cụm công trình có tính đặc thù nhưng được liên kết hài hòa với nhau bằng các không gian chuyển tiếp tránh phá vỡ cảnh quan đô thị.
Tổ chức không gian kiến trúc cần phối kết hài hòa với không gian xanh, vật liệu xây dựng và màu sắc.

· Không gian xanh tổ chức dọc trục đường được trồng theo cụm loại cây đặc trưng theo từng cụm không gian công trình. 
Cụ thể:

+ Cụm không gian công trình dịch vụ thương mại tổ chức trồng chủ đạo một loại cây như cây Palma kết hợp cây có hoa như phượng vĩ có hoa vào mùa hạ, rụng lá trơ cành vào mùa đông rất phù hợp với tính chất hoạt động của cụm công trình.
+ Cụm không gian công trình giáo dục: Tổ chức trồng các loại cây có hoa nhiều mầu sắc kết hợp với cây có tán lá rộng thường xanh cho phù hợp với tính chất chức năng công trình giáo dục. Kết hợp với vườn hoa phía trước mặt tạo thành một hệ không gian xanh có tác dụng rất tốt cho công tác giáo dục.

+ Các đường trục chính khu dân cư: Tổ chức trồng chủ đạo một loại cây có hoa và thường xanh như cây hoa sữa, hoa lan....tạo ra các tuyến phố đặc trưng, đồng thời tạo nên tính chất yên bình và thanh nhã của đời sống cư dân trên phố.

+ Cụm không gian công trình nhà ở tổ chức trồng phối hợp giữa cây hoa nhiều mầu sắc và cây thường xanh cho phù hợp với tính chất chức năng của từng loại hình nhà ở.

· Mầu sắc kiến trúc: Màu sắc của công trình kiến trúc cũng phải có tính đặc trưng cho cụm chức năng và phối kết với màu sắc cây xanh để sắc thái không gian của từng cụm không gian màu sắc phải được tổ chức phù hợp với tính chất công trình như cụm công trình giáo dục nên sử dụng  màu nhẹ nhàng, gam màu trung tính nhưng không ảm đạm, gần gũi, không dùng màu sắc loè loẹt. Cụm công trình dịch vụ thương mại nên sử dụng phối hợp các gam màu nóng lạnh làm tôn hoạt động thương mại sôi động...

· ánh sáng: Màu sắc ánh sáng điện trong khu dân cư cũng được tổ chức thay đổi cho phù hợp với tính chất của từng cụm không gian kiến trúc. Đối với cụm không gian công trình giáo dục, dân cư trên trục phố nên sử dụng đèn có ánh sáng màu vàng. Cụm không gian kiến trúc biệt thự, công viên sử dụng đèn có ánh sáng màu trắng. Cụm không gian thương mại, dịch vụ ... có thể sử dụng đèn đa sắc màu...

d. Các hướng dẫn quản lý xây dựng và quy định cơ bản:
 Yêu cầu về quản lý quy hoạch xây dựng các chức năng dọc trục đường được quy định như sau:
* Kiến trúc công trình công cộng dịch vụ thương mại:
	· Trước mỗi công trình có quảng trường rộng để tạo tầm nhìn (chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ > 15m). Phải đảm bảo có khoảng lùi để tạo độ thoáng cho tầm nhìn. Mật độ mỗi lô đất cần đảm bảo < 40%.

· Kiến trúc hiện đại đơn giản, khúc triết, đường nét mạch lạc đẹp cả 4 mặt, ưu tiên các hướng mở vào nút giao nhau của trục đường phù hợp với yêu cầu hoạt động hấp dẫn của công trình.
· Tổ hợp tầng cao từ 3-18 tầng tạo điểm nhấn cho không gian trục đường.
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· Mầu sắc công trình: Chủ yếu dùng các mầu trung tính, có tông độ nhạt như màu ghi đá, màu trắng, màu xanh dương kết hợp với một số màu mạnh như màu đỏ đun, màu xanh lam, màu da cam .. nhằm làm nổi bật công trình tạo ấn tượng thu hút. Tuy nhiên cũng không nên lạm dụng mà cần có sự nghiên cứu kết hợp sao cho đạt hiệu quả tốt nhất, tránh gây ảnh hưởng xấu đến các công trình xung quanh.
- Khuyến khích các công trình công cộng dịch vụ thương mại xây dựng các tầng ngầm để đảm bảo cho nhu cầu đỗ xe và dành khoảng không gian trong khuôn viên lô đất của các công trình để tạo không gian cây xanh, vườn dạo tạo bộ mặt thông thoáng và đóng góp giá trị cảnh quan cho công trình và đóng góp giá trị cảnh quan cho khu vực.
· Tổ chức không gian xanh sân vườn kết hợp với quảng trường trước mặt công trình dùng loại có màu sắc đặc trưng riêng không trùng với các khu vực khác trong đô thị.
* Kiến trúc công trình dịch vụ hỗn hợp:

	· Yêu cầu phải có không gian kiến trúc lớn, mặt bằng linh hoạt thay đổi dễ dàng.

· Kiến trúc hiện đại đơn giản, khúc triết, đường nét mạch lạc phù hợp với yêu cầu chức năng sử dụng công trình.

· Trang trí mặt đứng tập trung vào một số điểm, tránh trang trí rườm rà.

· Mầu sắc công trình: Chủ yếu dùng các mầu trung tính, có tông độ nhạt như màu ghi đá, màu trắng, màu xanh dương....Có thể dùng một số màu mạnh tạo điểm nhấn trên mặt đứng công trình với tỷ lệ hợp lý không gây ảnh hưởng đến màu sắc chung của công trình.
· Tổ chức không gian xanh sân vườn kết hợp với quảng trường trước mặt công trình để tạo tổng thể không gian hài hoà và thoáng đãng.
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· Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu là 15m.

- 
Mật độ xây dựng đảm bảo <40%.

· Tổ hợp tầng cao từ 3-18 tầng, tỷ lệ khối tích công trình phù hợp với cảnh quan chung.

· Khuyến khích các công trình công cộng dịch vụ thương mại xây dựng các tầng ngầm để đảm bảo cho nhu cầu đỗ xe và dành khoảng không gian trong khuôn viên lô đất của các công trình để tạo không gian cây xanh, vườn dạo tạo bộ mặt thông thoáng và đóng góp giá trị cảnh quan cho công trình và đóng góp giá trị cảnh quan cho khu vực.

* Kiến trúc công trình công cộng khu ở:
· Kiến trúc hiện đại, bền vững và đơn giản.
· Tổ hợp tầng cao từ 1-3 tầng, tỷ lệ khối tích công trình phù hợp với cảnh quan chung.
· Không sử dụng mầu sắc công trình quá loè loẹt hoặc ảm đạm. Thường sử dụng các màu cơ bản có tông độ nhạt như màu ghi đá, màu trắng, màu vàng, màu nâu nhạt...

· Không gian kiến trúc cảnh quan ngoài công trình (cây xanh sân vườn) tổ chức hoàn thiện để tôn công trình đồng thời để tạo sự hài hoà với tổng thể không gian kiến trúc của khu ở.

· Kiến trúc công trình đảm bảo thông thoáng gió, ánh sáng tự nhiên và đáp ứng yêu cầu sinh hoạt của người dân.

· Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu là 3 m.
· Mật độ xây dựng <80%.

* Kiến trúc công trình trường học, nhà trẻ:
Đối với công trình trường học:
· Kiến trúc hiện đại, bền vững thể hiện được tính chất sư phạm.

· Không sử dụng mầu sắc công trình quá loè loẹt hoặc ảm đạm. Thường sử dụng các màu cơ bản có tông độ nhạt như màu ghi đá, màu trắng, màu vàng, màu nâu nhạt...

· Không gian kiến trúc cảnh quan ngoài công trình (cây xanh sân vườn) tổ chức hoàn thiện để tôn công trình đồng thời để tạo sự hài hoà với tổng thể không gian kiến trúc của toàn cụm công trình.

· Không gian lớn được bố trí đan xen với các không gian nhỏ đáp ứng yêu cầu học tập nhưng hài hoà về đường nét, hình khối và màu sắc giữa các công trình.

· Tầng cao công trình tối đa3 tầng.
· Mật độ xây dựng ≤ 40%.
· Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu là 10m.
Đối với công trình nhà trẻ:
· Kiến trúc hiện đại, gần gũi pha một chút phá cách tinh nghịch phù hợp với lứa tuổi.

· Gam màu chủ đạo nhẹ nhàng như màu ghi sáng, xanh hoà bình, vàng nhạt... có kết hợp với một số màu mạnh như xanh nước biển, da cam hay đỏ đun, có thể dùng loại tranh tường lớn phù hợp với lứa tuổi. nhằm tăng tính hấp dẫn, thu hút với trẻ thơ. 

· Tổ chức không gian sân vườn hoàn thiện gắn kết với vui chơi đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, học mà chơi của các em nhỏ.

· Tầng cao tối đa cho công trình là 2 tầng.

· Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu 10m.
* Kiến trúc công trình nhà ở:
· Nhà ở liền kề: Diện tích lô đất từ 60-140m2/lô.
* Với lọai nhà ở  liền kề xây dựng mới: Nhà ở liền kề được xây dựng với tầng cao từ 1 - 5 tầng, mật độ xây dựng 80%; chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu m. Ranh giới hàng rào phía sau cách mép xây dựng công trình tối thiểu 2m. Độ cao nền sàn tầng một chênh cao so với vỉa hè ≤ 45cm và ≤ 2,5m (đối với công trình có xây dựng tầng hầm). 
*Với loại nhà ở hiện trạng cải tạo: Khuyến khích người dân khi chỉnh trang cải tạo vẫn giữ được nét kiến trúc mang bản sắc vùng miền, vật liệu xây dựng gọn nhẹ và nên dùng vật liệu địa phương, sử dụng màu sắc hài hoà với cảnh quan xung quanh. Khi xây dựng cải tạo cần đảm bảo một số quy định: Tầng cao tối đa 5 tầng; Mật độ xây dựng ≤ 90%; Chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ ( Khuyến khích người dân lùi chỉ giới xây dựng cách tối thiểu 1m so với chỉ giới đường đỏ); Độ cao nền trung bình chênh cao so với vỉa hè ≤ 30cm và ≤ 2,5m đối với công trình có tầng hầm; Khuyến khích người dân khi cải tạo nên xây dựng tầng hầm để phục vụ để xe,... không lấn chiếm vỉa hè và lòng đường cho người đi bộ và các phương tiện giao thông được lưu thông thuận tiện.
· Trên từng đoạn phố cần đảm bảo các nguyên tắc:

+ Trong từng ô phố kiến trúc công trình nhà ở phải thống nhất, chiều cao đồng đều nhau tuy nhiên để trục đường có cảnh quan sống động và đáp ứng tiêu chí là trục phố thương mại dịch vụ mỗi ô phố trên trục đường sẽ được xây dựng với hình ảnh đa dạng đan xen nhau.
+ Mầu sắc công trình nhẹ, sáng mầu, được sử dụng đồng nhất trong từng lô phố; 

+ Biển quảng cáo để thống nhất từ mép cửa ra vào đến sát sàn tầng 2.

+ Các bể nước chứa nước, ăng ten trên mái phải được thiết kế thống nhất và đưa về phía sau khuất tầm nhìn.
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* Kiến trúc cảnh quan cây xanh công viên, vườn hoa, thể dục thể thao, quảng trường:
Kiến trúc cảnh quan cây xanh công viên, vườn hoa quảng trường là một tổ hợp của nhiều thành phần nhỏ như: công trình, kiến trúc nhỏ, vườn hoa, đường dạo, cây xanh, thảm cỏ ..., kết hợp hài hoà thành một tổng thể chung tạo ra môi trường sinh thái phục vụ cho hoạt động văn hoá vui chơi giải trí của cộng đồng.

Tuy nhiên từng loại kiến trúc đều có những đặc điểm riêng nên cần có hướng tổ chức và khai thác cho phù hợp.

· Quảng trường: Không gian quảng trường bố trí gắn liền với không gian các nút giao thông tạo ra một không gian mở của trục đường điểm nhìn thoáng đãng về các phía của khu đô thị.

· Kiến trúc tượng đài và biểu tượng:

+ Tại các điểm cửa ngõ của khu đô thị bố trí biểu tượng của khu đô thị, của trục đường và các hình thức cổng vào cho thành phố.

+ Trong công viên, vườn hoa và công trình kiến trúc lớn xây dựng các tượng đài văn hoá đồng thời kết hợp với quảng trường tạo ra các không gian mở của đô thị. Kiến trúc tượng đài phải thể hiện tính chất văn hoá bằng đường nét hình khối biểu tượng đặc trưng có sức truyền cảm.

+ Trong các cụm dân cư cần tổ chức kiến trúc nhỏ, tượng nghệ thuật, tranh hoành tráng. Tượng đài có thể là biểu trưng của cụm dân cư, hoặc một ý nghĩa mang tính chất giáo dục, hoặc là tượng nghệ thuật...

Đài phun nước tại vườn hoa công viên và các điểm vui chơi nghỉ ngơi trong các cụm dân cư.

· Kiến trúc công trình dịch vụ  trong khu cây xanh.

+ Sử dụng kiến trúc đa dạng về loại hình, đơn giản về đường nét hình khối, nên khai thác mái dốc trong công trình tạo nên những công trình kiến trúc hoà quyện với không gian xanh.

+ Tầng cao chỉ nên từ 1 đến 2 tầng với bố cục mặt bằng thoáng, sử dụng nhiều không gian trống có mái hiên, mái nghỉ rộng.

+ Bố cục hài hoà ẩn hiện trong không gian cây xanh sẽ giảm cảm giác khô cứng nặng nề.

· Cây xanh thảm cỏ:

Dọc theo trục đường có các hình thức tổ chức cây xanh thảm cỏ như sau:

+ Tổ chức cây xanh hai bên trục đường: Sử dụng các loại cây có bóng mát hoa đẹp và thường xanh tránh cây có quả, lá rụng nhiều gây ô nhiễm môi trường đường phố. Mỗi đoạn trục phố trồng một số loại cây hoa đặc trưng cho phù hợp với tính chất chức năng hoạt động của từng cụm công trình và sự hài hoà giữa không gian kiến trúc và cây xanh.

+ Tổ chức cây xanh trong khuôn viên công trình: Sử dụng các loại cây hoa lá đa dạng theo mùa, kết hợp thảm cỏ, vườn hoa để tạo nên sự hài hoà với nội thất công trình và tổng thể không gian trục phố.

+ Tổ chức cây xanh trong công viên và vườn hoa: Trong công viên sử dụng đa dạng các loại cây cảnh, hoa, bóng mát theo mùa. Trong vườn hoa chủ yếu  trồng  cây bóng mát cổ thụ kết hợp cây hoa, cây bụi và thảm cỏ.

4.8.  Khái toán kinh phí xây dựng các công trình kiến trúc:
Bảng 15: Khái toán kinh phí xây dựng công trình kiến trúc
	Stt
	Hình thức đầu t​
	Quy mô
	Suất đầu
	Thành tiền

	
	
	ĐV tính
	Quy mô
	t​ (tr.®ång)
	( tr. đồng )

	I
	Công trình công cộng
	 
	 
	 
	12198

	2
	Công trình công cộng khu ở
	m2 sàn
	3485
	3,5
	12198

	II
	Cây xanh, công viên -TDTT
	 
	 
	 
	2952

	1
	Cây xanh công viên
	ha
	3,15
	500
	1575

	 
	 Cây xanh v​ờn dạo
	ha
	0,99
	300
	297

	2
	Cây xanh cảnh quan
	ha
	3,6
	300
	1080

	IV
	Dự phòng phí (5%)
	 
	 
	 
	757

	 
	Tổng kinh phí
	 
	 
	 
	15907


V. Quy hoạch mạng lưới  hạ tầng kỹ thuật.

5.1. Quy hoạch hệ thống giao thông:
5.1.1. Nguyên tắc và cơ sở thiết kế:

a. Nguyên tắc thiết kế:

· Tuân thủ QHC thị xã Cao Bằng đã được phê duyệt.
· Khai thác triệt để hệ thống hạ tầng sẵn có, tận dụng tối đa điều kiện địa hình tự nhiên, giảm thiểu khối lượng san nền và các xử lý đặc biệt khác.

· Đáp ứng được yêu cầu giao thông hiện tại và tương lai, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế - kĩ thuật đúng theo tiêu chuẩn.

b. Cơ sở thiết kế:

· Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cao Bằng đến năm 2020 đã được UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt.

· Bản đồ nền hiện trạng khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1/2000.

· Quy chuẩn, quy phạm hiện hành.

5.1.2. Giải pháp thiết kế:
a. Mạng lưới:

- Mạng đường của khu đô thị được thiết kế dạng ô bàn cờ, cải tạo và mở rộng thêm một số tuyến phố hiện trạng, xây dựng mới một số tuyến phố mới nhằm tạo sự liên kết chặt chẽ và liên hoàn trong toàn mạng lưới. 

* Giao thông đối ngoại:

- Trong khu vực thiết kế chỉ có một đoạn Quốc lộ 3 đi qua, tổng chiều dài là 251m. Theo định hướng của đồ án Quy hoạch chung thì đoạn đường này có quy mô lộ giới là 27m. Tuy nhiên, để gia tăng khả năng kết nối giữa trung tâm hiện hữu là phường Hợp Giang với khu vực phát triển mới về phía Tây và tạo lập giá trị cảnh quan cho khu vực cửa ngõ vào trung tâm hiện hữu của Thị xã Cao Bằng  kiến nghị điều chỉnh mở rộng lộ giới tuyến đường này rộng hơn nữa so với đồ án QHC Thị xã Cao Bằng đã được phê duyệt năm 2004. (Việc mở rộng lộ giới nên được nghiên cứu kỹ lưỡng ở những bước tiếp theo).
* Giao thông trong khu vực thiết kế:

- Chỉnh trang, cải tạo hệ thống đường giao thông hiện có.

- Xây dựng mới thêm một số đường nội bộ nhằm liên kết các đường khu vực trong khu dân cư cũ.

- Xây dựng thêm tuyến đường dọc theo sông Hiến nhằm tạo tuyến cảnh quan ven sông đồng thời tạo thành hành lang bảo vệ sông Hiến.
b. Xác định quy mô và phân cấp các tuyến đường:

* Đường chính đô thị :

- Đường chính đô thị (phố Kim Đồng) có mặt cắt ngang rộng 29m, là trục giao thông nối từ phường Hợp Giang tới Quốc lộ 4, có tổng chiều dài 840m.
* Đường liên khu vực, khu vực, phân khu vực :

- Đường liên khu vực (đường Hoàng Đình Giong) có mặt cắt ngang rộng 22,5m, kết nối phường Hợp Giang với phường Sông Hiến và phường Sông Bằng có tổng chiều dài là 773m.

- Đường khu vực (đường Hoàng Như và một phần đường Hoàng Văn Thụ) có mặt cắt ngang rộng 19m, có tổng chiều dài 796m.

- Đường phân khu vực có mặt cắt ngang từ 13m – 18m, có tổng chiều dài 4150m.

* Đường nội bộ:
- Đường nội bộ có mặt cắt ngang rộng 7,5m – 11,5m được bố trí hợp lý nhằm tăng sự liên kết giữa các tiểu khu và các trục đường khu vực, đường chính tạo thành một mạng lưới giao thông mạch lạc.
5.1.3. Các công trình phục vụ giao thông:

* Bãi đỗ xe:

Đối với những công trình công cộng, khu vui trơi giải trí bố trí riêng bãi đỗ xe trong khu vực công trình đáp ứng nhu cầu bản thân. 

Bố trí bãi đỗ xe công cộng nhỏ kết hợp với khu cây xanh vườn hoa trong các khu ở và khu vực sân của các khu chung cư, công trình hành chính. 

Tổng diện tích bãi đỗ xe là 0,6ha.
* Cầu, cống qua đường :


Hiện tại trong khu vực thiết kế có hai cầu bê tông là cầu Sông Hiến và cầu Sông Bằng kết nối phường Hợp Giang với phường Sông Bằng và phường Sông Hiến, ngoài ra có một cầu treo kết nối sang phường Sông Bằng chỉ sử dụng cho phương tiện giao thông thô sơ và người đi bộ.


Bố trí các cầu, cống bản bê tông tại các vị trí có giao cắt giữa đường giao thông với các kênh mương thủy lợi.


Xây dựng mới thêm 2 cầu bê tông kết nối sang phường Sông Bằng và sông Hiến nhằm tăng khả năng kết nối và giảm tải lưu lượng giao thông cho cầu Sông Bằng và cầu Sông Hiến hiện tại.

Bảng 16: Tổng hợp mạng lưới đường

	TT
	Loại đư​​ờng
	Số hiệu m/c
	Chiều rộng (m)
	Đường đỏ (m)
	Chiều dài (m)
	Diện tích (m2)
	Σ Diện tích (m2)

	
	
	
	Mặt đường
	HÌ + P/c¸ch
	
	
	Mặt đường
	HÌ + P/c¸ch
	

	1
	§​­êng dù​ án
	A-A
	15
	12
	27
	389
	5835
	4668
	10503

	2
	Đ​ường chính đô thị
	1-1
	17
	12
	29
	840
	15120
	8400
	23520

	3
	Đ​ường liên khu vực
	2-2
	10,5
	12
	22,5
	1073
	11266.5
	10730
	21996.5

	4
	Đư​ờng khu vực
	3-3
	9
	10
	19
	1096
	9864
	10960
	20824

	5
	Đ​ường phân khu vực
	4-4
	8
	10
	18
	1546
	12368
	15460
	27828

	6
	Đ​ường phân khu vực
	5-5
	7
	6
	13
	3204
	22428
	19224
	41652

	7
	Đư​ờng nội bộ
	6-6
	5,5
	6
	11,5
	3239
	17814.5
	19434
	37248.5

	8
	Đ​ường nội bộ
	7-7
	3,5
	4
	7,5
	2571
	8998.5
	10284
	19282.5

	10
	Quốc lộ 3
	
	12
	6
	18
	251
	3012
	1506
	4518

	11
	Bãi đỗ xe
	
	
	
	
	
	5915
	5915

	12
	Tổng
	
	
	
	
	8148
	82796.5
	69442
	245787.5


5.1.4. Các chỉ tiêu kỹ thuật chính:

a. Chỉ tiêu mạng lưới đường:

+ Tổng chiều dài đường ~ 8,15 km.

+ Mật độ đường 7,84 km/km2.
+ Tổng diện tích đường giao thông 24,58 ha.

+ Diện tích bãi đỗ xe 0,6 ha.

+ Tỉ lệ đất giao thông chiếm : 23,6% 

b. Chỉ tiêu kỹ thuật các tuyến đường:

Bán kính bó vỉa:

+ Tại các ngả giao nhau giữa các đường trục chính, các đường khu vực, bán kính bó vỉa thiết kế từ 12-20m.

+ Tại các ngả giao nhau giữa các đường khu vực và các đường nội bộ bán kính bó vỉa thiết kế từ 6-10m.

Độ dốc ngang đường: để đảm bảo cho việc thoát nước được nhanh chóng, độ đốc ngang mặt đường thiết kế là 2%, độ dốc ngang hè là 1,5%.

Bán kính cong bằng của các tuyến đường đảm bảo ( 50m, đối với đường nội bộ R( 15m.

Độ dốc dọc đường thiết kế đảm bảo cho việc đi lại êm thuận và thoát nước mặt tốt  0,03 ( i ( 0,003. 

Đối với khu vực thiết kế do địa hình bằng phẳng, nhiều độ dốc dọc đường bằng 0 do đó để đảm bảo thoát nước mặt được tốt phải thiết kế rãnh răng cưa.
5.1.5. Thiết kế sơ bộ kết cấu:

a. Nền đường:
Như đã đề cập ở trên, cao độ nền tuân thủ cao độ khống chế nền đã được xác định trong đồ án quy hoạch chi tiết và dự án khả thi về san nền và thoát nước mưa. 




Hệ số đầm nén nền đường K=0,90.

b. Mặt đường


Đặc điểm: Toàn bộ hệ thống đường xây mới, do vậy ta đề xuất kết cấu áo đường trên tuyến như sau:


Đường chính đô thị được tính toán với tải trọng H30. Kết cấu mặt đường bao gồm:
- Lớp bê tông nhựa hạt mịn

:  5cm

- Lớp bê tông nhựa hạt trung
:  8cm

- Lớp đá dăm gia cố xi măng10%
:  20cm

- Lớp cấp phối đá dăm loại 2
:  30cm

- Lớp đất nền đầm chặt k=0.98


Đường liên khu vực được tính toán với tải trọng H30. Kết cấu mặt đường bao gồm:
- Lớp bê tông nhựa hạt mịn

:  5cm

- Lớp bê tông nhựa hạt trung
:  5cm

- Lớp đá dăm gia cố xi măng10%
:  15cm

- Lớp cấp phối đá dăm loại 2
:  25cm

- Lớp đất nền đầm chặt k=0.98


Đường nội bộ, tính toán với tải trọng H12. Kết cấu mặt đường bao gồm:

- Lớp bê tông xi măng M300

: 10 cm

- Lớp cát vàng gia cố xi măng 8%

:  15cm

- Lớp cát đen gia cố xi măng 8%

:  10cm

- Cát đen san nền đầm chặt với                  : k= 0,98

c. Hè đường và bó vỉa


- Hè đường:



Sử dụng loại gạch lát bằng Block màu được lát trên lớp trên cát đen tạo phẳng dày 10cm và cát đen gia cố XM 8% dày 15cm.  Đêt nền đầm chặt K= 0,98. 


- Đá vỉa:

+ Đối với vỉa hè: Sử dụng loại bó vỉa bê tông xi măng vát với kích thước 1000x260x230, M200.

+ Đối với giải phân cách: sử dụng loại  bó vỉa bê tông xi măng hình khối chữ nhật kích thước 1000x300x180, M200.

5.1.6. Cắm mốc, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng:

a. Cắm mốc:

Toạ độ các mốc lấy theo bản đồ nền hiện trạng khu vực thiết kế do chủ đầu tư cấp.

Bản vẽ cắm mốc xác định toạ độ các điểm nút giao thông thiết kế và toạ độ đỉnh các đường cong nếu có.

Khi tiến hành cắm mốc ranh giới và mốc tim đường giao thông làm cơ sở cho các mạng lưới khác, nhất thiết phải sử dụng máy đo trắc địa để tránh sai số cộng dồn. Các mốc lô và thửa đất còn lại có thể tiến hành bằng phương pháp nội suy dựa trên quy định độ rộng của mặt cắt ngang đường giao thông.

b. Xác định chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng:

Chỉ giới đường đỏ của các tuyến tuân thủ quy định cụ thể theo mặt cắt ngang đường thiết kế đã được thể hiện chi tiết trong bản đồ quy hoạch giao thông.

Chỉ giới xây dựng được xác định phụ thuộc vào cấp hạng đường và tính chất công trình xây dựng. Đối với các trục đường nội bộ, chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ. Với các trục đường chính khu vực, chỉ giới xây dựng tối thiểu là 3m. 
5.1.7. Tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật:
a. Nguyên tắc thiết kế:

- Ưu tiên loại đường ống tự chảy, ống có kích thước lớn và các đường ống thi công khó khăn.

- Bảo đảm khoảng cách tối thiểu theo quy phạm giữa các đường ống với nhau và với công trình xây dựng cả về chiều cao và chiều đứng.

- Các công trình cố gắng bố trí song song với nhau và song song với tim đường quy hoạch, hạn chế giao cắt nhau.

- Tại các điểm giao cắt với đường chính thị xã cố gắng giải quyết để các tuyến kỹ thuật cùng đi trong tuynen nếu điều kiện kỹ thuật cho phép.

- Các đường cống cố gắng bố trí trên hè đường, hoặc ở dải phân cách, hạn chế bố trí dưới lòng đường khi không cần thiết.
b. Giải pháp thiết kế:

Trên mặt cắt ngang và bình đồ :
- Các công trình cáp thông tin, cáp điện, đường ống cấp nước, đường cống thoát nước bẩn được bố trí trên hè đảm bảo khoảng cách giữa các công trình theo quy chuẩn. Riêng tuyến điện chiếu sáng đường cáp chiếu sáng được đặt sát cột chiếu sáng (Vị trí cụ thể xem trên mặt cắt ngang). Tuy nhiên trong trường hợp đặc biệt nếu không thể bố trí được hết trên vỉa hè thì bố trí tuyến cống thoát nước mưa dưới lòng đường xe chạy. Vị trí thường ở giữa đường đối với đường chỉ bố trí 1 tuyến cống thoát nước và cách bó vỉa (giữa vỉa hè và đường xe chạy) 2m đối với đường có 2 tuyến cống.

Theo chiều đứng:
Chiều sâu đặt các công trình tính từ mặt hè và mặt đường xuống như sau: 

- Đối với các tuyến cáp thông tin và cao thế được đặt cách 0,5-0,7m.

- Đường ống cấp nước: 0,7-1,0m.

- Đường cống thoát nước bẩn tối thiểu 0,8m, tối đa 5,0m, và xác định theo độ dốc dọc cống. Đường cống thoát nước mưa tính tới đỉnh cống 0,7-0,8m và xác định theo độ dốc dọc cống.

Tại các điểm giao cắt giữa các công trình với nhau tại ngả giao nhau sẽ xử lý theo nguyên tắc ưu tiên công trình tự chảy và bố trí tuynen kỹ thuật.                                                               

Các công trình ngầm khi thi công cần tiến hành đồng bộ với việc xây dựng đường, tránh chồng chéo đào bới thi công nhiều lần. Các công trình sẽ được thi công xong trước khi hoàn thiện mặt đường và hè.

Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật tỷ lệ 1/2000 thể hiện:

- Vị trí các tuyến đường ống kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa và nước bẩn...) trên mặt bằng và khoảng cách ngang giữa chúng.

- Vị trí các công trình đầu mối của các hệ thống kỹ thuật (trạm điện, trạm bơm nước sạch, trạm bơm, trạm xử lý nước thải...).

- Độ sâu chôn ống và khoảng cách đứng, khoảng cách ngang giữa các đường ống kỹ thuật và giữa chúng với các công trình khác đảm bảo theo đúng quy phạm.
5.1.8. Tổng hợp khối lượng và khái toán kinh phí:

Kinh phí xây dựng được tính toán theo đơn giá hiện tại của tỉnh Cao Bằng.

Bảng 17: Khái toán kinh phí xây dựng đường giao thông
	TT
	Loại đư​​ờng
	Diện tích (m2)
	Đơn giá
	Thành tiền
(triệu ®)

	
	
	Mặt đường
	HÌ + P/c¸ch
	Lòng
	HÌ + P/c¸ch
	Lòng
	HÌ + P/c¸ch

	1
	Đư​ờng dự án
	5835
	4668
	300000
	50000
	1750.5
	233.4

	2
	Đư​ờng chính đô thị
	15120
	8400
	300000
	50000
	4536
	420

	3
	Đư​ờng liên khu vực
	11266.5
	10730
	300000
	50000
	3379.95
	536.5

	4
	Đư​ờng khu vực
	9864
	10960
	300000
	50000
	2959.2
	548

	5
	Đ​ường phân khu vực
	12368
	15460
	300000
	50000
	3710.4
	773

	6
	Đư​ờng phân khu vực
	22428
	19224
	300000
	50000
	6728.4
	961.2

	7
	Đ​ường nội bộ
	17814.5
	19434
	300000
	50000
	5344.4
	971.7

	8
	Đư​ờng nội bộ
	8998.5
	10284
	300000
	50000
	2699.55
	514.2

	10
	Quốc lộ 3
	3012
	1506
	300000
	50000
	903,6
	75,3

	11
	Bãi đỗ xe
	5915
	300000
	1774,5

	12
	Tổng
	72446,5
	58642
	 
	26064.5
	3472.1

	
	
	 
	32536.6


 Tổng kinh phí đầu tư phần giao thông: Ba hai tỷ, năm trăm ba bảy triệu đồng.
5.2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật: 

5.2.1. Cơ sở thiết kế:

- Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Cao Bằng do Viện quy hoạch đô thị và nông thôn – Bộ Xây Dựng lập năm 2005.

- Bản đồ nền địa hình tỉ lệ 1/2000 do trung tâm khao sát địa hình Viện kiến trúc – Quy hoạch đô thị và nông thôn – Bộ Xây Dựng đo năm 2008.

- Quy chuẩn và tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng đô thị

- Dự án kè hai bên sông Bằng, sông Hiếu.

5.2.2. Nguyên tắc thiết kế:

- Tôn trọng địa hình tự nhiên, cố gắng cân bằng đào đắp tại chỗ.

- Bảo đảm khu vực nghiên cứu không bị ngập úng cục bộ.

- Bảo đảm nước mưa được thoát một cách nhanh nhất. 

- Tuân thủ hướng thoát của các trục tiêu chính trong đồ án quy hoạch chung.

- Tuân thủ cao độ khống chế nền ≥ +185m ứng với tần suất P ≥ 20% theo định hướng quy hoạch chung Thị xã Cao Bằng.
- Khu vực xây mới nền phải gắn kết với các khu hiện trạng.
- Độ dốc dọc đường Imax<8%.
5.2.3. Giải pháp san nền:

- Tuân thủ theo định hướng của đồ án Diều chỉnh Quy hoạch ching thị xã Cao Bằng đến năm 2020, đồng thời dựa vào nền hiện trạng mới khảo sát, dự kiến giải pháp chuẩn bị kỹ thuật cho khu vực thiết như sau:

- Chọn cao độ xây dựng cho toàn phường là +185m ứng với tần suất p=20%.

- Hợp Giang là phường đã ổn định về nền hơn mật độ xây dựng khá dày vì vậy điều kiện tôn nền với diện tích lớn là không thể vì vậy chọn giải pháp san nền theo từng công trình và với nhũng lô đất xây dựng mới

- Tổng khối lượng san nền là W= +68750m3.

* Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của san nền:
Độ dốc nền và đường được khống chế như sau :

+ Độ dốc nền nhỏ nhất Inền min( 0,004.

+ Cao độ xây dựng thiết kế được thể hiện tại các điểm giao cắt đường.

+ Độ dốc dọc đường: Imax <0.08, Ingang đường=0,02.

5.2.4. Giải pháp thoát nước mưa:

- Thống nhất với định hướng của đồ án quy hoạch chung thị xã Cao Bằng.

- Vẫn giữ nguyên hệ thống thoát nước hiện trạng đang còn hoạt động tốt

- Xây dựng thêm hệ thống thoát nước mưa một cách hoàn chỉnh (tuyến cống, cửa xả, giếng thăm, giếng thu nước mưa) tại các trục giao thông chưa có cống hoặc cống không còn sử dụng được 

-  Hệ thống thiết kế hệ thống thoát nước mưa hoàn chỉnh, thoát riêng với nước bẩn hoạt động theo chế độ tự chảy. Toàn phường được bao dọc bởi hai con sông lớn vì vậy việc tiêu thoát chính ra sông Bằng và sông Hiến

- Kết cấu sử dụng hệ thống cống tròn BTCT đặt hai bên đường 

- Phân chia lưu vực thoát nước . Toàn phường được chia ra làm hai lưu vực thoát nước chính : Lưu vực 1 là toàn bộ khu vực phía Bắc và Lưu vực 2 là khu vực phía Nam cả hai lưu vực đều thoát ra sông Bằng và sông Hiến vị trí các tuyến thoát nước cụ thể xem tại bản vẽ chuẩn bị kỹ thuật

- Tổng chiều dài hệ thống cống thoát là L​​​cống = 10893m

5.2.5. Các công tác chuẩn bị kỹ thuật khác:

- Trong toàn phường hiện nay đã kè dọc hai bên sông Bằng và sông Hiến chất lượng các tuyến kè còn rât tôt. với tổng chiều dài kè hiện trạng là L= 2657m.

5.2.8. Dự tính khối lượng công việc và khái toán kinh phí:

Bảng 18: Tổng hợp kinh phí phần chuẩn bị kỹ thuật

	TT
	Hạng mục tính toán
	đơn vị
	Khối lượng
	đơn giá
	thành tiền

	1
	San nền
	
	
	
	3,093,750

	a
	Đào nền
	m3
	
	
	

	b
	Đắp nền
	m3
	68750
	45
	3,093,750

	2
	Thoát nước mưa
	
	
	
	15,593,700

	 
	D600
	m
	3430
	900
	3,087,000

	 
	D800
	m
	2655
	1100
	2,920,500

	 
	D1000
	m
	2898
	1400
	4,057,200

	 
	D1200
	m
	1615
	1800
	2,907,000

	 
	D1500
	m
	195
	2000
	390,000

	 
	D1700
	m
	190
	2800
	532,000

	 
	Miệng xả
	cái
	18
	2500
	45,000

	 
	giếng thăm
	cái
	275
	3000
	825,000

	 
	giếng thu nước mưa
	cái
	550
	1500
	825,000

	 
	cống qua đường 
	cái
	2
	2500
	5,000

	3
	Phụ phí =10%(tổng 1+2)
	
	
	
	1,868,745

	4
	Tông kinh phí
	
	
	
	20,556,195


Tổng kinh phí đầu tư phần CBKTH: 25,55 tỷ đồng.
5.3. Quy hoạch cấp nước:
5.3.2. Tiêu chuẩn và nhu cầu:
a. Tiêu chuẩn:
- Nước sinh hoạt: 130l/ng.ngđ (lấy theo quy hoạch chung) 

- Nước cơ quan, công trình công cộng: 2 - 5l/m2sàn.ngđ

- Nước trường mầm non: 100l/hs.ngđ.

- Nước trường THCS, THPT: 25l/hs.ng®

- Tưới cây : 3 l/m2

b.  Nhu cầu dùng nước: 

Bảng 19: Tính toán nhu cầu dùng nước.

	TT
	Thành phần
	Quy mô
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn   cấp nước
	Khối lượng (m3/ngđ)

	I
	Đất ở
	
	
	
	1.651,13

	1
	Hiện trạng cải tạo
	11.885
	người
	130 l/ng.ng®
	1.545,05

	2
	ở mới
	816
	người
	130 l/ng.ng®
	106,08

	II
	Công trình công cộng
	
	
	
	375,30

	1
	Thương mại dịch vụ tổng hợp
	6.259,2
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	18,78

	2
	Khách sạn Thành Loan
	350
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	1,05

	3
	Khách sạn Bằng Giang
	8.610
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	25,83

	4
	Khách sạn Thành Trung
	875
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	2,63

	5
	Khách sạn Hương Sen
	525
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	1,58

	6
	Nhà văn hoá trung tâm
	1.980
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	5,94

	7
	Chợ trung tâm
	4.256
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	12,77

	8
	Nhà khách uỷ ban
	8.192
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	24,58

	9
	Dịch vụ hỗn hợp
	140.659
	m2 sàn
	2 l/m2.ng®
	281,32

	10
	Dịch vụ công cộng
	280
	m2 sàn
	3 l/m2.ng®
	0,84

	III
	Đất trường 
	
	
	
	118,25

	1
	Trường mầm non
	725
	cháu
	100 l/hs.ng®
	72,50

	2
	Trường THCS Hợp Giang
	700
	học sinh
	25 l/hs.ng®
	17,50

	3
	Trường tiểu học
	1.130
	học sinh
	25 l/hs.ng®
	28,25

	IV
	Đất cơ quan
	
	
	
	149,31

	1
	Nhà văn hoá cộng đồng (Cửa hàng giới thiệu sản phẩm xi măng)  
	120
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	0,24

	2
	Công ty tư vấn XD
	900
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	1,80

	3
	Ban QL khu di tích Pắc Bó,
	1.400
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	2,80

	4
	Công ty xây lắp
	1.250
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	2,50

	5
	Nhà nghỉ của cơ quan điện lực
	1.000
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	2,00

	6
	Cty TNHH một thành viện môi trường
	675
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	1,35

	7
	Cty sách thiết bị trường học
	270
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	0,54

	8
	UBND thị xã, thị ủy (UBND tỉnh Cao Bằng)
	14.760
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	29,52

	9
	Công trình hỗn hợp, văn phòng (Tỉnh uỷ Cao Bằng)
	11.340
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	22,68

	10
	Cty sản xuất kinh doanh tổng hợp
	420
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	0,84

	11
	TT giới thiệu việc làm
	1.080
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	2,16

	12
	Viện kiểm sát
	240
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	0,48

	13
	Công trình thương mại dịch vụ hỗn hợp (Uỷ ban phường Hợp Giang)
	336
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	0,67

	14
	Phòng cảnh sát giao thông
	450
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	0,90

	15
	Công trình thương mại dịch vụ hỗn hợp (Phòng NN và PTNT)
	180
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	0,36

	16
	Trung tâm hướng nghiệp tổng hợp
	270
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	0,54

	17
	TT bồi dưỡng năng khiếu thanh thiếu niên (UBND thị xã Cao Bằng)
	5.880
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	11,76

	18
	Thư viện
	630
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	1,26

	19
	Chi cục thuế
	270
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	0,54

	20
	Uỷ ban dân số
	300
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	0,60

	21
	Công ty sổ xố
	100
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	0,20

	22
	Đài phát thanh truyền hình
	4.800
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	9,60

	23
	Chi cục kiểm tra sau thông quan
	450
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	0,90

	24
	Phòng đăng ký quyền sử dụng đất
	90
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	0,18

	25
	Dịch vụ hỗn hợp (UBND phường sông Hiến)
	700
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	1,40

	26
	Công an phường
	75
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	0,15

	27
	Kho bạc
	525
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	1,05

	28
	Ngân hàng phát triển việt nam
	1.050
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	2,10

	29
	Chi cục thống kê
	810
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	1,62

	30
	Chi cục thuế
	1.890
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	3,78

	31
	Ngân hàng đầu tư
	810
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	1,62

	32
	Bưu điện
	4.032
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	8,06

	33
	Ngân hàng nông nghiệp PT nông thôn
	4.032
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	8,06

	34
	Văn phòng
	2.100
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	4,20

	35
	Công ty chè
	450
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	0,90

	36
	Phòng quản lý xuất nhập cảnh
	750
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	1,50

	37
	Đoàn nghệ thuật
	1.625
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	3,25

	38
	Toà án
	1.710
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	3,42

	39
	Viện kiểm sát tỉnh
	1.800
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	3,60

	40
	Công an tỉnh, công an thị xã
	2.184
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	4,37

	41
	Đất hỗn hợp (Nhà trưng bày hiện vật,TT văn hoá thông tin)
	2.900
	m2 sàn
	2 l/m2 sàn. ng®
	5,80

	V
	Đất cây xanh
	77.300
	m2
	3 l/m2. ng®
	115,95

	VI
	Đất giao thông
	176.000
	m3
	0,5 l/m2. ng®
	44,00

	
	Tổng cộng
	
	
	
	2.409,94



Tổng nhu cầu cấp nư làm tròn: 2.500 m3/ngđ.
Ghi chú: Các công trình trong ngoặc(..)  là các công trình hiện trạng.
5.3.3.Quy hoạch cấp nước:

a. Nguồn nước:

Phường Hợp Giang được cấp nước từ các nhà máy nước sau :

+ Trạm cấp nước Tân An: công suất hiện trạng: 5000m3/ngđ

+ Trạm cấp nước sông Bằng: công suất hiện trạng: 5000m3/ngđ

Nguồn nước cấp cho khu vực nghiên cứu được lấy từ tuyến ống cấp nước cấp 1 sau:

Tuyến ống cấp nước cấp 1 (200mm, (150 lấy nước từ trạm cấp nước Tân An  cấp cho khu vực phường Hợp Giang

Tuyến ống cấp nước phân phối (100mm được nối với tuyến (200, (150  tại Phố Xuân Trường và đường Hiến Ngang.
b. Mạng lưới cấp nước:

Mạng lưới cấp nước phân phối được thiết kế mạng cành cây. Đường ống cấp nước phân phối lấy nước từ mạng lưới cấp nước cấp 1 
Mạng lưới cấp nước phân phối được tính toán theo phương pháp tính toán đương lượng đối với nhà ở, công trình công cộng.

- Công thức tính toán:

+ Lưu lượng nước tính toán cho nhà ở :
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Trong đó: 

q : Lưu lượng nước tính toán trong một giây.

a : Trị số phụ thuộc vào tiêu chuẩn dùng nước cho 1 người trong 1 ngày.

K : Hệ số phụ thuộc vào số đương lượng. 

N : Tổng số đương lượng của dụng cụ vệ sinh  trong khu vực.  

+ Lưu lượng tính toán cho cơ quan, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại dịch vụ công cộng:
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Trong đó:  

q : Lưu lượng nước tính toán.

N: Tổng số đượng lượng của các dụng cụ vệ sinh trong khu vực. 

α : Hệ số phụ thuộc chức năng của mỗi loại công trình.

ống cấp nước được bố trí dưới vỉa hè với độ sâu chôn ống không nhỏ hơn 0,5m tính từ mặt đất (mặt đường) đến đỉnh ống. 

Chọn vật liệu ống bằng thép khi đường kính ống ( (80mm, vật liệu ống bằng gang khi đường kính ống ( (80mm.
Bảng 20: Tổng hợp các tuyến ống cấp nước

	TT
	ống cấp nước
	Khối lượng (m)

	I
	Tuyến ống cấp 1
	850

	1
	ống HDPE (PE80) (150mm
	550

	2
	ống HDPE (PE80) (200mm
	300

	II
	Tuyến ống phân phối
	
5.525

	1
	ống HDPE (PE80) (40mm
	520

	2
	ống HDPE (PE80) (50mm
	2.905

	3
	ống HDPE (PE80) (63mm
	490

	4
	ống HDPE (PE80) (75mm
	345

	5
	ống HDPE (PE80) (110mm
	1.265

	
	Tổng cộng
	6.375


c. áp lực nước:

áp lực tự do các điểm phân phối phụ thuộc vào vị trí của từng điểm trên mạng lưới. 

Đối với các công trình cao tầng cần bố trí bể chứa nước và bơm tăng áp cục bộ. áp lực của bơm tăng áp cục bộ sẽ phụ thuộc vào chiều cao của từng công trình.

d. Chữa cháy:
Các họng cứu hoả được bố trí trên các đường ống cấp nước ( (100mm, tại các ngã 3, 4... để thuận tiện cho xe vào lấy nước chữa cháy. Họng cứu hoả được thiết kế nổi. Tổng số họng cứu hoả dự kiến là 21 họng.

Các công trình cần thiết kế hệ thống chữa cháy cục bộ theo tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy trong từng công trình.

5.3.4. Khái toán kinh phí 

Bảng 21: Khái toán kinh phí 

	TT
	ống cấp nước
	Khối lượng (m)
	Đơn giá (103)
	Thành tiền (106)

	I
	Tuyến ống cấp 1
	850
	
	665

	1
	ống HDPE (PE80) (150mm
	550
	434,3
	358

	2
	ống HDPE (PE80) (200mm
	300
	682,9
	307

	II
	Tuyến ống phân phối
	
5.525
	
	1.116

	1
	ống HDPE (PE80) (40mm
	520
	27,3
	21

	2
	ống HDPE (PE80) (50mm
	2.905
	42,2
	184

	3
	ống HDPE (PE80) (63mm
	490
	67,1
	49

	4
	ống HDPE (PE80) (75mm
	345
	95,1
	49

	5
	ống HDPE (PE80) (110mm
	1.265
	206,6
	392

	6
	Trụ cứu hoả (họng)
	21
	20.000
	420

	
	Cộng (I+II)
	
	
	1.781

	III
	Phụ kiện ống 30%
	
	
	534

	 
	Cộng (1+2+3)
	
	
	2.316

	
	Dự phòng 15% ((1+2+3)
	
	
	347

	
	Tổng cộng
	
	
	2.663



Tổng kinh phí hệ thống cấp nước: 2,7 tỷ đồng

Ghi chú: 

+ Đơn giá ống cấp nước trên đã nhân với hệ số phụ trội 1,5

+ Bảng giá bán sản phẩm ống HDPE (PE80) theo QĐ giá số: 24 ngày 2 tháng 11 năm 20010 do Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong Hải Phòng.

5.4. Quy hoạch cấp điện:
5.4.1. Cơ sở thiết kế:

Thiết kế quy hoạch chi tiết phường Hợp Giang dựa trên cơ sở sau:


+ Mặt bằng quy hoạch khu vực thiết kế tỷ lệ 1/2.000.

5.4.2.  Chỉ tiêu cấp điện:

Tiêu chuẩn cấp điện trong khu cực nghiên cứu tính theo đô thị loại 1 (Theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam năm 2008)

* Điện sinh hoạt: 

· Nhà vườn +Biệt thự


           

5,0 Kw/BT

· Nhà ở hiện trạng cải tạo 



2,5 Kw/hé

· Nhà ở liền  kề




2,5 Kw/hé

· Nhà ở chung cư




2,5 – 3 Kw/hé

* Công trình công cộng:
          




· Đất cơ quan 





15-20 w/m2sµn

· Đất công cộng




15-30 w/m2sµn

· Nhà trẻ





120 w/ch¸u

· Trường học





120 w/Häc sinh

· Dịch vụ   





20-25 w/m2sµn

· Vườn hoa cây xanh




30 Kw/ha

· Chiếu sáng đường




7-15 Kw/km

5.4.2.  Phụ tải điện:
Bảng 22: Tổng hợp  phụ tải điện
	TT
	Tên phụ tải
	Pyc
	Ghi chú

	1
	Sinh hoạt
	7.940
	

	2
	Công cộng
	7.348
	

	3
	Chiếu sáng đường 
	150
	

	4
	Tổng
	15.438
	

	5
	Tổn thất 10%
	1.544
	

	6
	Cộng
	16.982
	

	7
	K®t = 0.7
	11.887
	


Tổng nhu cầu dùng điện của phường Hợp Giang: 11.887kW tương đương 13.985 KVA (cos( = 0.85)

5.4.3.  Quy hoạch mạng lưới cấp điện:

a. Nguồn điện : 

Theo quy hoạch chung thị xã Cao bằng đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt năm 2015, nguồn điện cấp cho thị xã Cao bằng nói chung và khu vực thiết kế nói riêng là trạm khu vực Cao bằng, công suất 1x16 + 1x25 MVA và nhà máy thuỷ điện Suối Củn, công suất 2x400 KVA.

b. Lưới điện :

*Lưới 10kV.

Cấp điện trung áp cho khu vực thiết kế là lưới 10 kV đi từ Sông Bằng sang.


Lưới trung áp 10KV của khu đô thị bố trí đi nổi dùng cáp XLPE.


- Đường trục chính     XLPE(3x240).


- Đường nhánh            XLPE(3x120).
* Lưới 0,4KV:

Mạng lưới hạ áp 0,4kV trong khu đô thị bố trí đi ngầm. 




+ Đường trục XLPE(4x120).

+ Đường nhánh XLPE(4x70).

Bán kính phục vụ của mạng lưới hạ áp 0,4kVđảm bảo 250(300m. Kết cấu lưới 0,4kV theo mạng hình tia.
* Lưới chiếu sáng:
Mạng lưới chiếu sáng của khu đô thị kết hợp với tuyến 0,4kVcấp điện sinh hoạt và công cộng. Đường dây chiếu sáng có tiết diện 16(25 mm2.


+ Đường có mặt cắt ≥ 10,5m bố trí hai tuyến chiếu sáng hai bên đường.


+ Đường có mặt cắt ≤ 10,5m bố trí một tuyến chiếu sáng một bên đường.


Đèn chiếu sáng đường trong khu đô thị được chiếu sáng bằng đèn Natri cao áp công suất 125W, 250W -220V.

Đối với khu vực bồn hoa, cây xanh chiếu sáng dùng đèn chùm, đèn nấm cao 4,5m, đèn trang trí. Các đường dây cấp điện chiếu sáng bố trí đi ngầm XLPE(3x16).

Nguồn điện cấp cho lưới chiếu sáng trong khu đô thị là các trạm 22/0,4kV cấp điện cho sinh hoạt, công cộng.

c. Trạm lưới 22/0,4kV : 

Theo bảng tính toán nhu cầu dùng điện của phường Hợp Giang là 11.887kW. Tương ứng  13.985 KVA .

Dự kiến xây dựng mới và cải tạo nâng công suất các trạm hiện có với tổng số trạm là 21 trạm 22/0,4kV. Trong đó cải tạo nâng công suất 16 trạm cũ và xây dựng thêm 5 trạm mới với tổng công suất 13.985kVA. Các trạm biến áp 22/0,4kV có  gam máy từ 250kVA ( 750 kVA.

Để đảm bảo mỹ quan đô thị các trạm biến áp 22/0,4kV dùng trạm kiốt hoặc trạm treo. Các trạm biến áp đặt ở trung tâm phụ tải, bán kính phục vụ đảm bảo 250-300m.

Các trạm biến áp lưới sử dụng loại ki ốt hoặc trạm treo với nhu cầu chiếm đất của mỗi trạm: 10m2. 

Các trạm hạ thế cấp điện cho các khu nhà cao tầng được đặt bên trong toà nhà, kết hợp với cụm máy phát điện dự phòng theo tiêu chuẩn xây dựng nhà cao tầng.

Bảng 23: Khối lượng kinh phí cấp điện.

	STT
	Hạng mục công trình
	Đơn vị
	Đơn giá x 106
	Khối l​ượng
	Thành tiền 

x 106

	1
	Cải tạo trạm biến áp 10/0,4kV
	máy
	400
	16
	6.400

	2
	Xây dựng mới trạm biến áp 10/0,4kV
	máy
	700
	5
	3.500

	3
	Hạ ngầm tuyến điện 10kV
	 km
	600
	5
	3.000

	4
	Tuyến 0,4kV + chiếu sáng
	km
	500
	15
	7.500

	5
	Tổng
	
	
	
	20.400

	6
	Dự phòng 5%
	
	
	
	1.020

	
	Tổng
	
	
	
	21.420


Tổng kinh phí xây dựng là 21,420 tỷ đồng

5.5. Giải pháp thiết kế quy hoạch thoát nước bẩn vệ sinh môi trường:
5.5.1. Cơ sở thiết kế:
Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Cao Bằng đến năm 2020, do Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Bộ Xây dựng lập và phê duyệt năm 2004 .

Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam  01:2008- Bộ Xây dựng.

5.5.2. Các chỉ tiêu chính:
Tiêu chuẩn thoát nước sinh hoạt lấy bằng tiêu chuẩn cấp nước: 


- Tiêu chuẩn thoát nước sinh hoạt khu dân cư: 130 l/người.ngày.


- Tiêu chuẩn thoát nước công cộng: 2 l/m2 (sàn).ngày

Tiêu chuẩn chất thải rắn sinh hoạt: 1 kg/người.ngày

Tiêu chuẩn nghĩa trang: 0,06 ha/1000 dân.

5.5.3. Khối lượng  tính toán: 

	TT
	Thành phần
	Quy mô
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn 
	Khối lượng

	A
	Nước thải
	
	
	
	2368

	I
	Đất ở
	
	
	
	1,651.13

	1
	Hiện trạng cải tạo
	11885
	người
	130 l/ng.ng®
	1,545.05

	2
	ở mới
	816
	người
	130 l/ng.ng®
	106.08

	II
	Công trình công cộng
	
	
	
	375.30

	1
	Thương mại dịch vụ tổng hợp
	6259,2
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	18.78

	2
	Khách sạn Thành Loan
	350
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	1.05

	3
	Khách sạn Bằng Giang
	8610
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	25.83

	4
	Khách sạn Thành Trung
	875
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	2.63

	5
	Khách sạn Hương Sen
	525
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	1.58

	6
	Nhà văn hoá trung tâm
	1980
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	5.94

	7
	Chợ trung tâm
	4256
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	12.77

	8
	Nhà khách uỷ ban
	8192
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	24.58

	9
	Dịch vụ hỗn hợp
	140659
	m2 sàn
	2 l/m2.ng®
	281.32

	10
	Dịch vụ công cộng
	280
	m2 sàn
	3 l/m2.ng®
	0.84

	III
	Đất trường 
	
	
	
	118.25

	1
	Trường mầm non
	725
	cháu
	100 l/hs.ng®
	72.50

	2
	Trường THCS Hợp Giang
	700
	h. sinh
	25 l/hs.ng®
	17.50

	3
	Trường tiểu học
	1130
	h. sinh
	25 l/hs.ng®
	28.25

	IV
	Đất cơ quan
	
	
	
	223.96

	1
	Nhà văn hóa cộng đồng (Cửa hàng giới thiệu SP xi măng)
	120
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	0.36

	2
	Công ty tư vấn XD
	900
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	2.70

	3
	Ban QL khu di tích Pắc Bó,
	1400
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	4.20

	4
	Công ty xây lắp
	1250
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	3.75

	5
	Nhà nghỉ của cơ quan điện lực
	1000
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	3.00

	6
	Cty TNHH một thành viện môi trường
	675
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	2.03

	7
	Cty sách thiết bị trường học
	270
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	0.81

	8
	UBND thị xã, thị ủy (UBND tỉnh Cao Bằng)
	14760
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	44.28

	9
	Công trình hỗn hợp, văn phòng (Tỉnh uỷ Cao Bằng)
	11340
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	34.02

	10
	Cty sản xuất kinh doanh tổng hợp
	420
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	1.26

	11
	TT giới thiệu việc làm
	1080
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	3.24

	12
	Viện kiểm sát
	240
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	0.72

	13
	Công trình thương mại dịch vụ hỗn hợp (Uỷ ban phường Hợp Giang)
	336
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	1.01

	14
	Phòng cảnh sát giao thông
	450
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	1.35

	15
	Công trình thương mại dịch vụ hỗn hợp, văn phòng (Phòng NN và PTNT)
	180
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	0.54

	16
	Trung tâm hướng nghiệp tổng hợp
	270
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	0.81

	17
	TT bồi dưỡng năng khiếu thanh thiếu niên (UBND thị xã Cao Bằng)
	5880
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	17.64

	18
	Thư viện
	630
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	1.89

	19
	Chi cục thuế
	270
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	0.81

	20
	Uỷ ban dân số
	300
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	0.90

	21
	Công ty sổ xố
	100
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	0.30

	22
	Đài phát thanh truyền hình
	4800
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	14.40

	23
	Chi cục kiểm tra sau thông quan
	450
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	1.35

	24
	Phòng đăng ký quyền sử dụng đất
	90
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	0.27

	25
	Công trình thương mại dịch vụ hỗn hợp (UBND phường sông Hiến)
	700
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	2.10

	26
	Công an phường
	75
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	0.23

	27
	Kho bạc
	525
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	1.58

	28
	Ngân hàng phát triển việt nam
	1050
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	3.15

	29
	Cục thống kê
	810
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	2.43

	30
	Cục thuế
	1890
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	5.67

	31
	Ngân hàng đầu tư
	810
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	2.43

	32
	Bưu điện
	4032
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	12.10

	33
	Ngân hàng nông nghiệp PT nông thôn
	4032
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	12.10

	35
	Công ty chè
	450
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	1.35

	36
	Phòng quản lý xuất nhập cảnh
	750
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	2.25

	37
	Đoàn nghệ thuật
	1625
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	4.88

	38
	Toà án
	1710
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	5.13

	39
	Viện kiểm sát tỉnh
	1800
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	5.40

	40
	Công an tỉnh, công an thị xã
	2184
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	6.55

	41
	Công trình thương mại dich vụ hỗn hợp (Nhà trưng bày hiện vật,TT văn hoá thông tin)
	2900
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	8.70

	B
	Chất thải rắn
	12701
	Người
	1 kg/ng­êi.ngµy
	12,7 tÊn/ngµy

	C
	Nhu cầu đất nghĩa trang
	12701
	Người
	0,06ha/1000 dân
	0,7ha


Ghi chú: Các công trình trong dấu ngoặc (...) là các công trình hiện trạng.
5.5.3. Quy hoạch thoát nước thải:
 Quy hoạch hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn (tách riêng mạng lưới thoát nước thải và nước mưa).

-  Cấu tạo mạng lưới thoát nước thải:

+ Cống tròn bằng BTCT có cỡ đường kính D200-D400 mm

+ Giếng thăm đặt tại các vị trí tiếp nhận nước thải, thay đổi hướng thoát nước…

+ Trạm bơm nước thải xây dựng chìm bằng BTCT. Cống có áp sau trạm bơm bằng gang D100 – D200 mm.

- Nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư, khu công cộng, phải xử lý bằng bể tự hoại xây dựng đúng quy cách trước khi xả vào hệ thống thoát nước thải. 

- Mạng lưới cống thoát nước có đường kính D200mm-D400mm.

- Phần lớn nước thải phát sinh trong toàn phường được thu gom và dẫn ra hệ thống thoát nước thải thị xã và được xử lý tại trạm xử lý nước thải thị xã theo quy hoạch chung xây dựng toàn thị xã có công suất 2400 m3/ngđ.

- Nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp phải được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường TCVN 7222-2002 và TCVN 5945-2005 trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

5.5.4. Quy hoạch thu gom chất thải rắn:
Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh sẽ được công ty môi trường thị xã  thu gom 100% và đưa về khu xử lý chất thải rắn của thị xã. Tại các tuyến đường giao thông và các khu vực công cộng, khu du lịch sẽ đặt các thùng đựng chất thải rắn cộng cộng. Lượng chất thải rắn phát sinh ước tính khoảng 12,7 tấn/ngày.

5.5.5. Quy hoạch nghĩa trang tập trung:
Khu vực nghiên cứu quy hoạch sử dụng nghĩa trang tập trung của thị xã. 

5.5.6. Khái toán kinh phí xây dựng:
Bảng 25: Khái toán kinh phí xây dựng

	Stt
	Hạng mục
	Đơn giá

(triệu đồng)
	Khối lượng
	Thành tiền

(triệu đồng)

	1
	Cống BTCT tự chảy
	
	
	

	
	D300 mm
	0,35/m
	6300 m
	2205

	
	D400 mm
	0,45/m
	950 m
	427,5

	2
	Trạm xử lý nước thải
	5/m3
	2400 m3
	12000

	2
	Trạm trung chuyển CTR
	100 /trạm
	3
	300

	3
	Xe cơ giới chuyên dụng vận chuyển CTR
	400/xe
	2
	800

	4
	Tổng A
	
	
	15732,5

	5
	Kinh phí dự phòng B=20%A
	
	
	3146

	6
	Tổng cộng (A+B)
	
	
	18878,5


Kinh phí xây dựng làm tròn: 18,9 tỷ đồng

5.6. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

5.6.1. Căn cứ lập quy hoạch :
- Quyết định số 32/2006/QĐ-TTg ngày 07/02/2006 của chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng viễn thông và internet Việt Nam đến năm 2010.

- Chỉ thị số10/2006/CT-BBCVT ngày 29/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu Chính viễn thông về triển khai thực hiện Quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ “ Phê duyệt quy hoạch phát triển mạng viễn thông và internet Việt Nam đến năm 2010”.

- Pháp lệnh Bưu Chính viễn thông do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt khóa X thông qua ngày 25/5/2002.

- Luật công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006.

5.6.2. Mạng di động :
Trong khu vực thiết kế mạng thông tin di động đã được phủ kín bởi 5 mạng di động: mobiphone, vinaphone, viettel, S-Fone, EVN telecom. Về số lượng và dung lượng các trạm BTS của những mạng di động trên do nhà cung cấp dịch vụ tính toán chúng ta không can thiệp được vào lĩnh vực này do đó trong bản quy hoạch này không đề cập đến mạng di động.

5.6.3. Bưu cục và các điểm phục vụ:
Trong khu vực thiết kế đã có trạm bưu cục để phục vụ các dịch vụ cơ bản như dịch vụ EMS, chuyển tiền, bưu phẩm cho người dân và các doanh nghiệp do đó không cần xây dựng thêm.
5.6.4. Nguyên tắc truyền dẫn và chuyển mạch:

Với công nghệ viễn thông phát triển dẫn đến có nhiều nhà cung cấp các dịch vụ này. Để thuận tiện cho quá trình khai thác các dịch vụ nên xây dựng 1 trạm truyền dẫn trung tâm nhận tín hiệu từ các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông sau đó tùy theo nhu cầu sử dụng của khách hàng sẽ chia tách ra qua các trạm vệ tinh. Cáp quang từ các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đến trạm trung tâm qua sợi FO-8, cáp từ trạm trung tâm đi các trạm vệ tinh dùng loại FO-36 đến FO-96.  Tất cả các tuyến cáp quang này nên hạ ngầm trên vỉa hè, đối với độ sâu trong hào cáp, khoảng cách đến chân các công trình phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của nghành TC30-05-2002. 

Đối với hệ thống cáp cung cấp cho các thuê bao dùng cáp đồng trục và hệ thống cáp này có thể treo trên cao và dùng chung hạ tầng với hệ thống cấp điện.

VI. Đánh giá tác động môi trường:
6.1. Nhận dạng tác động:
6.1.1. Các tác động do phát triển không gian đô thị.


a. Nội dung quy hoạch phát triển không gian đô thị đã đề ra trong đồ án quy hoạch chi tiết:
Xem phần định hướng phát triển không gian đô thị (phần kiến trúc)

b. Tác động của phương án phát triển đô thị..:
- Nếu không kiểm soát ô nhiễm, các khu vực này có thể bị suy giảm điều kiện môi trường xung quanh do gia tăng dân số đô thị nhanh, hoạt động thương mại và dịch vụ, phát sinh chất thải gia tăng:

+ ¤ nhiễm do nước thải đô thị có thể ảnh hưởng đến các nguồn nước mặt.

+ ¤ nhiễm do chất thải rắn đô thị làm suy giảm chất lượng môi trường sống trong các khu dân cư

+ ¤ nhiễm không khí-tiếng ồn từ hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng, dân sinh và giao thông.

- Đô thị hoá nhanh làm thay đổi lối sống, nghề nghiệp, tăng thu nhập cho người dân.

- ¤ nhiễm tiếng ồn và bụi, xáo trộn cản trở giao thông, ô nhiễm do đất cát bùn thải... từ hoạt động xây dựng

6.1.2. Các tác động do phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị:
- Việc san nền làm thay đổi tính chất các hệ sinh thái.

- Quá trình đào xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật sẽ làm thay đổi lớp đất bề mặt. 


- Phát triển hạ tầng kỹ thuật, nhất là công tác san lấp mặt bằng làm thay đổi địa hình dẫn đến thay đổi thuỷ văn nước mặt và nước ngầm tại các khu vực trong phường.

- Khai thác nước ngầm phục vụ cho mục đích sinh hoạt có thể làm hạ thấp mực nước ngầm.

- Nếu không kiểm soát có thể ô nhiễm nước từ bãi chôn lấp, bùn thải của nhà máy xử lý nước, hệ thống thoát nước tự nhiên... hoặc khí mêtan tạo thành từ việc phân huỷ các chất hữu cơ

- Có thể xuất hiện xung đột về sử dụng đất do xây dựng hạ tầng, xung đột về tài nguyên nước tại nguồn nước cấp, xung đột xã hội tại các khu vực xử lý chất thải rắn

6.2. Dự báo và đánh giá tác động:
6.2.1. Môi trường nước:
Dân số và dự báo thải lượng từ sinh hoạt

Theo quy hoạch, dân số của phường là 12701 người. 

Bảng 26: Khối lượng chất thải và nhu cầu đất nghĩa trang của phường Hợp Giang

	TT
	Thành phần
	Quy mô
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn 
	Khối lượng

	A
	Nước thải
	
	
	
	2368

	I
	Đất ở
	
	
	
	1,651.13

	1
	Hiện trạng cải tạo
	11885
	người
	130 l/ng.ng®
	1,545.05

	2
	ở mới
	816
	người
	130 l/ng.ng®
	106.08

	II
	Công trình công cộng
	
	
	
	375.30

	1
	Thương mại dịch vụ tổng hợp
	6259,2
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	18.78

	2
	Khách sạn Thành Loan
	350
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	1.05

	3
	Khách sạn Bằng Giang
	8610
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	25.83

	4
	Khách sạn Thành Trung
	875
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	2.63

	5
	Khách sạn Hương Sen
	525
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	1.58

	6
	Nhà văn hoá trung tâm
	1980
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	5.94

	7
	Chợ trung tâm
	4256
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	12.77

	8
	Nhà khách uỷ ban
	8192
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	24.58

	9
	Dịch vụ hỗn hợp
	140659
	m2 sàn
	2 l/m2.ng®
	281.32

	10
	Dịch vụ công cộng
	280
	m2 sàn
	3 l/m2.ng®
	0.84

	III
	Đất trường 
	
	
	
	118.25

	1
	Trường mầm non
	725
	cháu
	100 l/hs.ng®
	72.50

	2
	Trường THCS Hợp Giang
	700
	học sinh
	25 l/hs.ng®
	17.50

	3
	Trường tiểu học
	1130
	học sinh
	25 l/hs.ng®
	28.25

	IV
	Đất cơ quan
	
	
	
	223.96

	1
	Nhà văn hoá cộng đồng (Cửa hàng giới thiệu SP xi măng)
	120
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	0.36

	2
	Công ty tư vấn XD
	900
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	2.70

	3
	Ban QL khu di tích Pắc Bó,
	1400
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	4.20

	4
	Công ty xây lắp
	1250
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	3.75

	5
	Nhà nghỉ của cơ quan điện lực
	1000
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	3.00

	6
	Cty TNHH một thành viện môi trường
	675
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	2.03

	7
	Cty sách thiết bị trường học
	270
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	0.81

	8
	UBND thị xã, thị ủy (UBND tỉnh Cao Bằng)
	14760
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	44.28

	9
	Công trình dịch vụ hỗn hợp, văn phòng (Tỉnh uỷ Cao Bằng)
	11340
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	34.02

	10
	Cty sản xuất kinh doanh tổng hợp
	420
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	1.26

	11
	TT giới thiệu việc làm
	1080
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	3.24

	12
	Viện kiểm sát
	240
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	0.72

	13
	Công trình thương mại dịch vụ hỗn hợp (Uỷ ban phường Hợp Giang)
	336
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	1.01

	14
	Phòng cảnh sát giao thông
	450
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	1.35

	15
	Công trình dịch vụ hỗn hợp thương mại, văn phòng (Phòng NN và PTNT)
	180
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	0.54

	16
	Trung tâm hướng nghiệp tổng hợp
	270
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	0.81

	17
	TT bồi dưỡng năng khiếu thanh thiếu niên (UBND thị xã Cao Bằng)
	5880
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	17.64

	18
	Thư viện
	630
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	1.89

	19
	Chi cục thuế
	270
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	0.81

	20
	Uỷ ban dân số
	300
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	0.90

	21
	Công ty sổ xố
	100
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	0.30

	22
	Đài phát thanh truyền hình
	4800
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	14.40

	23
	Chi cục kiểm tra sau thông quan
	450
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	1.35

	24
	Phòng đăng ký quyền sử dụng đất
	90
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	0.27

	25
	Công trình thương mại, dịch vụ hỗn hợp (UBND phường sông Hiến)
	700
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	2.10

	26
	Công an phường
	75
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	0.23

	27
	Kho bạc
	525
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	1.58

	28
	Ngân hàng phát triển việt nam
	1050
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	3.15

	29
	Cục thống kê
	810
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	2.43

	30
	Cục thuế
	1890
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	5.67

	31
	Ngân hàng đầu tư
	810
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	2.43

	32
	Bưu điện
	4032
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	12.10

	33
	Ngân hàng nông nghiệp PT nông thôn
	4032
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	12.10

	35
	Công ty chè
	450
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	1.35

	36
	Phòng quản lý xuất nhập cảnh
	750
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	2.25

	37
	Đoàn nghệ thuật
	1625
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	4.88

	38
	Toà án
	1710
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	5.13

	39
	Viện kiểm sát tỉnh
	1800
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	5.40

	40
	Công an tỉnh, công an thị xã
	2184
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	6.55

	41
	Công trình thương mại dịch vụ hỗn hợp (Nhà trưng bày hiện vật,TT văn hoá thông tin)
	2900
	m2 sàn
	3 l/m2 sàn. ng®
	8.70

	B
	Chất thải rắn
	12701
	Người
	1 kg/ng­êi.ngµy
	12,7 tÊn/ngµy

	C
	Nhu cầu đất nghĩa trang
	12701
	Người
	0,06ha/1000 dân
	0,7ha


Ghi chú: Các công trình trong dấu ngoặc (...) là các công trình hiện trạng.
* Nguồn thải từ các hoạt động giao thông và các hoạt động  khác:

Các hoạt động giao thông vận tải ảnh hưởng gián tiếp đến môi trường nước thông qua các chất thải, dầu mỡ rơi vãi trên đường được rửa trôi theo dòng chảy tràn hoà vào nguồn nước mặt làm suy giảm chất lượng nguồn nước.

Ngoài các hoạt động trên, sự biến đổi chất lượng môi trường nước còn có sự góp mặt đáng kể của các cơ quan, trường học, nước rò rỉ từ các bãi đổ thải....trong đó đáng kể là các hoạt động y tế. Lượng nước thải từ các trạm y tế  tuy không lớn nhưng đây là một nguồn thải có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao, vì trong nước thải có chứa nhiều mầm mống gây bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao và các chất độc hại đối với con người.

* Dự báo chất lượng nước mặt của phường:
Dự báo chất lượng nước mặt sẽ có nguy cơ bị suy giảm mạnh hơn và có thể bị ô nhiễm trầm trọng hơn do các nguyên nhân sau: 

+ Phát triển mở rộng đô thị và các điểm dân cư của phường sẽ kéo theo sự gia tăng của các chất thải sinh hoạt, chủ yếu chưa qua xử lý và làm suy giảm chất lượng nước mặt.  

+ Hoạt động dân sinh, có xu hướng làm gia tăng lượng chất ô nhiễm (chủ yếu là chất hữu cơ) trong môi trường nước; 

+ Các chất thải công nghiệp chưa qua xử lý cũng có vai trò đáng kể trong việc làm suy giảm chất lượng nước. 

+ Gia tăng CTR sinh hoạt mạnh do tập trung dân cư và tăng dân số. 

Dự báo tải lượng ô nhiễm nước thải sinh hoạt 

Đơn vị: kg/ngày

	Khu vực đô thị
	Quy mô (người)
	SS
	BOD5
(đã lắng)
	Tổng N
	Tổng P

	Chỉ tiêu xác định theo TCXDVN 51-84
	
	0,065
	0,035
	0,007
	0,0017

	Dân số
	12701người
	825
	444
	89
	21,59


6.2.2. Môi trường không khí:
Các nguồn gây ô nhiễm không khí cũng như các tác động tới môi trường không khí bao gồm:

- ¤ nhiễm không khí-tiếng ồn từ hoạt động dân sinh và giao thông, 

- Ngoài ra hoạt động xây dựng đô thị cũng gây ô nhiễm tiếng ồn và bụi, xáo trộn cản trở giao thông, ô nhiễm do đất cát bùn thải. Tuy nhiên đây là những tác động cục bộ và ngắn hạn, mức độ ảnh hưởng nhỏ.

6.2.3. Môi trường đất:
Các tác động có thể xuất hiện đối với môi trường đất do:

- Phát triển đất đô thị, 

- Quá trình đào đắp xây dựng hạ tầng kỹ thuật ở tầng sinh phèn có thể tạo điều kiện cho phèn hoá đất. 

6.3. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và quản lý tác động:
6.3.1. Các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động môi trường:
6.3.1.1. Các giải pháp quy hoạch bảo vệ môi trường:
- Cần tăng diện tích cây xanh cách ly giữa các khu công nghiệp, cơ quan, cơ sở y tế và khu dân cư.

- Các khu vực chưa và không xây dựng: Phải giữ lớp mặt phủ thực vật tự nhiên.

6.3.1.2. Các giải pháp công nghệ, kỹ thuật bảo vệ môi trường:
- Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt  như trong quy hoạch đã đề xuất. Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý tại trạm xử lý nước thải tập trung phải đạt TCVN 7222-2002 (đối với nguồn loại B).

- Nước thải sinh hoạt và công nghiệp sau khi xử lý đạt yêu cầu môi trường cần được lưu chứa ở hồ để tiếp tục được làm sạch tự nhiên và tái sử dụng cho nhu cầu tưới cây, rửa đường, dự phòng cứu hoả... nhằm giảm nhu cầu tiêu thụ nước sạch. 

6.3.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường thị xã:
	Thành phần môi trường
	Vị trí
	Thông số
	Tần xuất quan trắc

(lÇn/n¨m)

	Nước mặt
	- 4 điểm tại sông Bằng, sông Hiến
	Nhiệt độ, pH, cặn lơ lửng, DO, BOD5, COD, SS, (N, (P, NO3-, NO2-, PO43-, Coliform
	2

	Nước ngầm
	- 3 vị trí 


	Nhiệt độ, pH, cặn lơ lửng, DO, BOD5, COD, NH4+, Nitrat, Nitrit, Fe, Mn, Coliform
	2

	Không khí
	 3 điểm trong các khu dân cư


	TSP, SO2, NOx, CO, VOC, tiếng ồn, Cường độ xe
	2


6.4. Kết luận, kiến nghị phần đánh giá tác động môi trường:

Nội dung quy hoạch chi tiết phường Hợp Giang đã giải quyết nhiều vấn đề môi trường bức xúc hiện tại cũng như trong tương lai. 

Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị không tránh khỏi những mặt trái về môi trường. Mặc dù các định hướng quy hoạch đã hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và những tác động xuất hiện chỉ có tính cục bộ trong phạm vi từng khu chức năng, nhưng những ảnh hưởng tích hợp của chúng nếu không được phòng ngừa, giảm thiểu và kiểm soát ngay từ nguồn phát sinh thì sẽ gây ra những vấn đề môi trường nghiêm trọng trong đô thị. 

Vì vậy để bảo vệ môi trường đô thị một cách hiệu quả, ngoài việc quản lý xây dựng theo quy hoạch cần thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực đã được đề xuất. Các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn của phường phải có đánh giá tác động môi trường và được các cơ quan chức năng phê duyệt.

ViI. Kinh tế xây dựng:
7.1. Kinh phí đền bù:
Kinh phí đền bù được khái toán theo đơn giá đến bù của UBND Tỉnh Cao Bằng về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất :

· Theo quyết định số 21/2007 /NQ- HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2007 của hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XIV kỳ họp thứ 13 về việc phê chuẩn Bảng gía các loại đất năm 2008 tỉnh Cao Bằng.

· Theo quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 11/1/2008 về việc ban hành đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Bảng 27: Tổng hợp kinh phí đền bù.

	TT
	Danh mục đền bù
	Đơn vị
	Sè l­​îng
	Đơn giá
	Thành tiền

	 
	 
	 
	 
	(1000đ)
	(tr.®)

	I
	Đền bù thiệt hại về đất
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Diện tích đất nông nghiệp
	m2
	131000
	54
	7074

	II
	Hoa màu
	 
	 
	 
	 

	 
	  - Cây ăn quả, hoa màu
	m2
	131000
	4,2
	550,2

	III
	Trợ cấp
	 
	 
	 
	 

	5.3
	- Hỗ trợ thâm canh chuyển nghề
	ha
	13,1
	3800
	49,78

	 
	Dự phòng 10%
	 
	 
	 
	767,40

	 
	Tổng chi phí đền bù
	 
	 
	 
	8441,4


7.2. Tổng nhu cầu vốn đầu tư:
Bảng 28: Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư.
	TT
	Hình thức đầu t​​ư
	Kinh phí  (tỷ đồng)
	Nguồn vốn

	I
	Đền bù giải phóng mặt bằng
	8,44
	 

	 
	Đền bù thiệt hại về đất
	7,07
	 

	 
	Hoa màu
	0,55
	 

	 
	Trợ cấp
	0,05
	 

	 
	Dự phòng 10%
	0,77
	 

	II
	Công trình kiến trúc
	15,91
	 

	1.1
	Công trình công cộng khu ở
	12,20
	Ngân sách

	1.2
	Công trình cây xanh- TDTT
	2,95
	Ngân sách+ liên doanh+ Các tổ chức khác

	1.3
	Dự phòng công trình kiến trúc
	0,76
	 

	III
	Công trình hạ tầng kỹ thuật
	101,06
	 

	2.1
	Giao thông
	32,54
	 Ngân sách+ liên doanh+ Các tổ chức khác

	2.2
	Cấp nư​​ớc
	2,70
	 Ngân sách+ liên doanh+ Các tổ chức khác

	2.3
	Thoát n​­íc - VSMT
	18,90
	 Ngân sách+ liên doanh+ Các tổ chức khác

	2.4
	Chuẩn bị kỹ thuật
	25,50
	 Ngân sách+ liên doanh+ Các tổ chức khác

	2.5
	Cấp điện
	21,42
	 Ngân sách+ liên doanh+ Các tổ chức khác

	 
	Tổng cộng
	125,41
	 


7.3. Suất đầu tư​ trung bình:  

Trong đó  hạ tầng kỹ thuật là: 1,03 tỷ đồng/ ha.
7.4. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư:

- Dự án cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật (đặc biệt là hệ thống thoát nước cho phường Hợp Giang).

- Dự án xây dựng cầu nối sang phường Sông Bằng từ tuyến đường Nguyễn Du nhằm gia tăng khả năng lưu thông và kết nối từ khu trung tâm hiện hữu với khu vực phát triển mới.

- Dự án cải tạo không gian các nút giao thông quan trọng của phường Hợp Giang để gia tăng giá trị hình ảnh cho phường Hợp Giang đồng và giải quyết nhu cầu giao thông.

- Lập các dự án chuyển đổi quỹ đất và hạ tầng khi một số các cơ quan ban ngành di giời lên khu đô thị mới Đề Thám.
VIIi.  Kết luận, tồn tại và kiến nghị.

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển khu phường Hợp Giang gắn liền với sự phát triển kinh tế xã hội của thị xã, việc quy hoạch chi tiết phường Hợp Giang là hết sức cần thiết.
Khu vực lập quy hoạch được hình thành trên cơ sở chuyển đổi mục đích sử dụng đất và do có sự di chuyển của một số cơ quan ban ngành của Tỉnh lên khu đô thị mới Đề Thám và hạ tầng kỹ thuật và xã hội của phường Hợp Giang khá hoàn chỉnh nên qúa trình thực hiện xây dựng sẽ gặp nhiều thuận lợi.

Việc xây dựng phường Hợp Giang gắn với khu trung tâm hành chính, chính trị của thị xã Cao Bằng (Thành phố Cao Bằng trong tương lai) và là khu trung tâm thương mại, văn hoá, giáo dục và các khu dịch vụ công cộng, nhà ở dân cư, khu cây xanh công viên thể dục thể thao của Tỉnh và Thị xã, góp phần tích cực vào tiến trình chuyển đổi chức năng và bổ sung để đạt được mục tiêu phát triển của Tỉnh và Thị xã Cao Bằng.
Quy hoạch phường Hợp Giang với hạ tầng đồng bộ, hiện đại, cảnh quan kiến trúc đẹp sẽ là một bước tiến quan trọng đưa chiến lược phát triển thị xã Cao Bằng vào hiện thực đời sống.
Kính đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng sớm xem xét phê duyệt quy hoạch chi tiết phường Hợp Giang để làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư xây dựng. 

Phụ lục

Thuyết minh  tổng hợp


điều chỉnh Quy hoạch chi tiết phường hợp giang


Tỷ lệ 1/2.000
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